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 Tuần  21                                                                                                          Ngày soạn:  6 /1/
 Tiết 31,32                                                                                                        Ngày dạy :   8/ 1/            
ÔN TẬP VB         NHỚ RỪNG
   I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: : Giuùp HS củng cố, mở rộng và nâng cao kt về vb: Nhớ rừng.
2. Kĩ năng: Rèn kỹ năng tìm hiểu, phân tích, cảm thụ vb.
   II. Chuẩn bị:                            
1. Giao án, TLTK...
2. Phương pháp, vấn đáp, giảng bình......
  III. Tiến trình tổ chức: 			
1. ổn định lớp.
2.  KTSS, sự chuẩn bị của HS.
3.  Bài mới:
	Hoạt đọng GV-HS
	NỘI DUNG

	 * HĐ 1: HS nhắc lại nd kiến thức.
Bài thơ được sáng tác theo thể thơ nào?
=> Thơ 8 chữ(thơ mới)
HS nhắc  lại vài nét cơ  bản về tg, tp.
HS nhắc lại nd. GV chốt, tg không những là người cắm ngọn cờ chiến thắng cho phong trào thơ mới mà còn là nhà thơ tiêu biểu  nhất cho phong trào thơ mới cho chặng đường đầu.





Khái quát về nội dung và nghệ thuật của bài thơ?
=> ND: mượn lời con hổ bị nhốt ở vườn bách thú, diễn ytả sâu sắc nổi chán ghét cảnh sống tù túng và niềm khát khao mãnh liệt… bài thơ đã khơi gợi lòng yêu nước thầm kín của người dân.
NT: Tràn đầy cảm xúc lãng mạn, mạch cảm xúc sôi nỗi, biểu tượng thích hợp, hình ảnh thơ giàu chất tạo hình, ngôn ngữ, nhạc điệu phong phú.

* HĐ 2: HD HS luyện tập.
BT 1. Một bạn hs đã chép lại 2 câu đầu của bài thơ Nhớ rừng như sau:
“Ngậm một khối căn hờn trong cũi sắt
Ta nằm dài trông ngày tháng dần qua”
- Chép như vậy sai ở chổ nào? Em hãy chép lại cho đúng nguyên bản.
- So sánh các từ chép sai với từ đúng nguyên bản và phân tích để thấy rõ cái hay trong việc dùng từ của Thế Lữ.
- Có ý kiến cho rằng 2 câu thơ đã thể hiện sự đối lập giữa vẻ bên ngoài với nội tâm con hổ. Theo em, nhận xét đó đúng không? Vì sao?



BT 2. Chép thuộc lòng một đoạn thơ mà em yêu thích trong bài  thơ và phân tích nội dung. 
Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt,
……………………………………..
Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi,
Với cặp báo chuồng bên vô tư lự.

HS thực hiện yêu cầu bt.

Gv gọi hs đứng lên đọc bài tập.
HS cả lớp nhận xét.
GV sửa chữa, bổ sung.


















BT 3. Nhà phê bình văn học Hoài Thanh có nhận xét về thơ Thế Lữ: “ Đọc đôi bài, nhất là bài Nhớ rừng, ta tưởng chừng thấy những chữ bị xô đẩy, bị dằn vặt bởi 1 sức mạnh phi thường. Thế Lữ như 1 viên tướng điều khiển đội quân Việt ngữ bằng những mệnh lệnh k thể cưỡng được”
? Em hiểu ntn về ý kiến đó? Qua bài thơ Nhớ rừng hãy chứng minh.





BT 4. SGK có nhận xét: Bài Nhớ rừng tràn đầy cả m xúc lãng mạn.
Em hiểu thế nào là lãng mạn? cảm xúc lãng mạn đc thể hiện ntn trong bài thơ?
=> Lãng mạn là trạng thái tâm hồn con người.
Đặc điểm nổi bật của tâm hồn lãng mạn là giàu mộng tưởng, khát vọng và giàu cảm xúc.
HS thực hiện yêu cầu bt.
Gv gọi hs lên bảng làm bài tập.
HS cả lớp nhận xét.
GV sửa chữa, bổ sung.

BT5: Đoạn thơ naò được coi là bức tranh tứ bình trong bài thơ? Vì sao? 
? Đoạn thơ có mấy cảnh? Đó là những cảnh nào?
 
Bốn cảnh: những đêm vàng, những ngày mưa, những bình minh, những chiều lênh láng máu sau rừng, cảnh nào cũng tráng lệ, lần lượt hiện lên trong nỗi nhớ tiếc khôn nguôi của con hổ sa cơ.
- GV cho hs thảo luận theo nhóm, trình bày.
=> GV chốt, bình.
	I. Kiến thức cơ bản.

1.Tác giả 
- Thế Lữ (1907-1989).
- Là người sáng lập phong trào thơ Mới và là nhà hoạt động sân khấu nổi tiếng.
2.Tác phẩm 
Nhớ rừng viết năm 1934
Thể loại
- Thể thơ 8 chữ hiện đại, một thể thơ tự do.
3.  Nội dung, nghệ thuật.  
ND: mượn lời con hổ bị nhốt ở vườn bách thú, diễn tả sâu sắc nổi chán ghét cảnh sống tù túng và niềm khát khao mãnh liệt… bài thơ đã khơi gợi lòng yêu nước thầm kín của người dân.
NT: Tràn đầy cảm xúc lãng mạn, mạch cảm xúc sôi nỗi, biểu tượng thích hợp, hình ảnh thơ giàu chất tạo hình, ngôn ngữ, nhạc điệu phong phú.
II. LUYỆN TẬP
BT 1. 
a. Từ ngậm = gậm.
b. Nghĩa của từ ngậm và gậm không giống nhau. Vì vậy, chép sai từ ý nghĩa của câu sẽ thay đổi. Con hổ trong bài thơ không chấp nhận, không an phân ngậm mà nó “ gậm khối căm hờn” - suy ngẫm, tích tụ nỗi uất hận trong lòng, Nghĩa của nỗi và khối cũng khác nhau: nỗi căm hờn thì trừu tượng hơn, còn khối căm hờn thì cụ thể hơn, tưởng như căm hờn đã tích tụ thành hình thành khối, mà thành vật cụ thể thì mới có thể gậm được.
 BT 2.
Đoạn thơ thể hiện nỗi khổ tâm ghê gớm của chúa sơn lâm bị giam cầm lâu ngày trong một không gian bé nhỏ, ngột ngạt.
 Ở câu thơ đầu, nhịp thơ chậm, ngắt quãng gợi ta liên tưởng đến một mối hờn căm kết tụ thành khối đè nặng trong lòng. Con hổ muốn hất tung tảng đá vô hình ấy nhưng bất lực, đành nằm dài trông ngày tháng dần qua. ở câu hai phản ánh tình cảnh bó buộc và tâm trạng chán ngán tột cùng của chúa sơn lâm.
 Từ chỗ là chúa tể của muôn loài được tôn thờ, sùng bái, tha hồ tung hoành chốn núi non hùng vĩ, nay sa cơ, thất thế, bị nhốt chặt trong cũi sắt, hổ cảm thấy nhục nhằn tù hãm. Chúa sơn lâm bất bình khi bị biến thành trò lạ mắt, thứ đồ chơi của lũ người nhỏ bé mà ngạo mạn, bị hạ xuống ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi, với cặp báo chuồng bên vô tư lự… Vùng vẫy cách nào cũng không thoát, hổ đành nằm dài với tâm trạng bất lực, buông xuôi. 
Thực tại đáng buồn khiến cho hổ càng da diết nhớ thuở còn tự do vùng vẫy giữa núi cao, rừng thẳm:
BT 3. Ý kiến Nhà phê bình văn học Hoài Thanh.
· Giải thích ý kiến:
Đề cập đến nội dung cảm xúc mãnh liệt tương ứng hình thức thể hiện.
Ông đánh giá tài nghệ của tác giả “ Điều khiển… ngữ”
· Chứng minh ý kiến:
Cảm xúc phong phú, mãnh liệt.
Sự mãnh liệt của cuộc sống được thể hiện qua: giọng thơ, mạch thơ, hình ảnh, từ ngữ.

BT4. Cảm xúc lãng mạn trong bài thơ Nhớ rừng thể hiện ở khía cạnh:
- Hướng về thế giới mộng tưởng lớn lao, phi thường, bằng cảm xúc sôi trào mãnh liệt, thế giới đối lập với thực tại tầm thường, giả dối…
- Diễn tả thấm thía nổi đau trong ti9nh thần bi tráng, tức là nổi uất ức, xót xa của hùm thiêng khi bị sa cơ lỡ vận.

BT5:
Đoạn ba của bài thơ giống như một bộ tranh tứ bình lộng lẫy miêu tả phong cảnh thiên nhiên trong những thời điểm khác nhau:
Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan ?
…………………………………….
Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?
 => Bốn cảnh: những đêm vàng, những ngày mưa, những bình minh, những chiều lênh láng máu sau rừng, cảnh nào cũng tráng lệ, lần lượt hiện lên trong nỗi nhớ tiếc khôn nguôi của con hổ sa cơ.
 Đó là cảnh huyền ảo, thơ mộng của chúa sơn lâm. Vị chúa tể đại ngàn đang ung dung đợi chết mảnh mặt trời gay gắt, để chiếm lấy riêng ta phần bí mật trong vũ trụ bao la những câu thơ, thể hiện khẩu khí đẩy tự tôn, tự hào của vị chúa tể muôn loài.
Nhưng dẫu huy hoàng đến đâu chăng nữa thì cũng chỉ là hào quang của dĩ vãng hiện ra trong hoài niệm. Những điệp ngữ: nào đâu, đâu những… lặp đi lặp lại nhấn mạnh sự tiếc nuối của con hổ đối với quá khứ vinh quang. Chúa sơn lâm dường như ngơ ngác, chới với trước thực tế phũ phàng mà mình đang phải chịu đựng. Giấc mơ đẹp đẽ đã khép lại trong tiếng thở dài u uất:



  4.Củng cố:                 
   5. Dặn dò:về nhà xem lại nội dung bài. Chuản bị bài TT
  * Rút kinh nghiệm.....................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
***********************************************************
   Tuần 22.                                                                                                       Ngày soạn:  12 /1/
   Tiết33,34                                                                                                       Ngày dạy :  15 /1/            
ÔN TẬP  VB:   QUÊ HƯƠNG
 	                        
   I. Mục tiêu:
1. Kiến thức : Giup HS củng cố, mở rộng kiến thức về 2 văn bản.
2. Kó naêng: Rèn luyện kĩ năng phân tich, cảm thụ văn bản.
  II. Chuẩn bị:                            
1. Tài liệu tham khảo : SGK, SGV, NVNC.
2. Phương pháp : Nêu vñ, giảng giải, đàm thoại, thảo luận.
3. Đồ dùng DH : Bảng phụ.
  III. Tiến trình lên lớp: 			
1. Ổn định lớp : 	
2.  Bài cũ: 
3.  Bài mới:
Tế Hanh là một trong những nhà thơ nổi tiếng với tập nghẹn ngào, trong đó quê hương là những bài hay nhất, được tái hiện trong nỗi nhớ của nhà thơ trẻ bằng thể thơ 8 chữ, đều đặn, hình ảnh một làng chài ven biển miền Trung với tình cảm mến yêu, nồng thắm. Để củng cố nội dung, ta tìm hiểu tiếp bài học.

	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung

	 * HĐ 1: HS nhắc lại nd kiến thức.
HS nhắc  lại vài nét cơ  bản về tg, tp.
HS nhắc lại nd. GV chốt.
Tác giả có mặt trong phong trào thơ mới và tiếp tục sáng tác dồi dào, bền bỉ sau CM, Quê hương là nguồn cảm hứng lớn trong suốt cuộc đới của Tế Hanh.
Bài thơ được sáng tác theo thể thơ nào?
=> Thơ 8 chữ(thơ mới)
Khái quát về nội dung và nghệ thuật của bài thơ?
=> ND: Bài thơ đã vẽ ra bức tranh thiên nhiên, cuộc sống tươi sáng, sinh động về một làng quê miền biển và tình cảm tha thiết chân thành của tác giả.
NT: sự sáng tạo hình ảnh thơ:
Miêu tả chân xác, không tô vẽ.
Hình ảnh bay bổng, lãng mạn.
Cảnh quê hương của tg là cảnh mang đặc điểm gì?
=> Thiên nhiên lao động, sinh hoạt.
* HĐ 2: HD HS luyện tập.
BT 1. Bài thơ được viết theo phương thức miêu tả hay biểu cảm, tự sự hay rtữ tình? 
=> Bài thơ có miêu tả cảnh thiên nhiên, sinh hoạt nhưng vẫn là bài thơ trữ tình, biểu cảm, cảm xúc, nỗi nhớ làng quê miền biển vẫn tràn ngập trong tâm hồn của tg.
BT 2. Viết đoạn văn ngắn nói về tình cảm của em đối với làng quê, nơi em sing ra và lớn lên.
HS thực hiện yêu cầu bt.
Gv gọi hs lên bảng làm bài tập.
HS cả lớp nhận xét.
GV sửa chữa, bổ sung.

BT3: Chép thuộc lòng 8 câu thơ đầu trong bài thơ và nêu nôị dung.
Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới
……………………………………
Rướn thân trắng bao la thâu góp gió.

BT 4. Hai câu dưới dây, tác giả dùng biện pháp so sánh:
Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã.
Cánh buồm giương to như mãnh hồn làng.
Em thấy 2 cách so sánh trên có gì khác nhau? Mỗi cách có hiệu quả nghệ thuật riêng ntn?
 
HS thực hiện yêu cầu bt.
hs làm bài tập.
GV sửa chữa, bổ sung.






BT 5: Sưu tầm một số câu thơ về quê hương?
 Hai câu dưới dây, tác giả dùng biện pháp so sánh:
Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã.
Cánh buồm giương to như mãnh hồn làng.
Em thấy 2 cách so sánh trên có gì khác nhau? Mỗi cách có hiệu quả nghệ thuật riêng ntn?



















BT 5. Dưới đây là hai câu thơ miêu tả người dân chài:
Dân chài lưới làn da ngăm rám nắng,
Cả thân hình nồng thở vị xa xăm.
Theo em cách miêu tả  ở 2 câu đó có gì khác nhau? Cách miêu tả ở câu dưới có hiệu quả nghệ thuật đặc biệt gì?
Ở câu trên tg mt một đặc điểm có thật và nổi bật ở người dân chài lưới, đây la 2câu thơ tả thực, làm nổi bật nét ngoại hình tiêu biểu về người dân chài.
Câu thứ 2 là một sdáng tạo độc đáo của tg, tg đã phát hiện cái mơ hồ, vô hình trong cái cụ thể, hữu hình, câu thơ thể hiện qua tâm ,,hồn của nhà thơ. 
HS thực hiện yêu cầu bt.
Gv gọi hs lên bảng làm bài tập.
HS cả lớp nhận xét.
GV sửa chữa, bổ sung.

	I. Kiến thức cơ bản.
1.Tác giả 
- Tế Hanh (1921- 2009)  tại một làng chài ven biển tỉnh Quảng Ngãi. 

2.Tác phẩm:
- ''Quê hương'' viết năm 1939 
3.Thể loại: Thể thơ 8 chữ
     

4. Nội dung, nghệ thuật.
     
ND: Bài thơ đã vẽ ra bức tranh thiên nhiên, cuộc sống tươi sáng, sinh động về một làng quê miền biển và tình cảm tha thiết chân thành của tác giả.

NT: sự sáng tạo hình ảnh thơ:
Miêu tả chân thực, không tô vẽ.
Hình ảnh bay bổng, lãng mạn.

  
II. LUYỆN TẬP..
BT 1. Quê hương là bài thơ trữ tình, nhưng phần lớn số câu lại là miêu tả.
=> Bài thơ có miêu tả cảnh thiên nhiên, sinh hoạt nhưng vẫn là bài thơ trữ tình, biểu cảm, cảm xúc, nỗi nhớ làng quê miền biển vẫn tràn ngập trong tâm hồn của tg.


BT 2. Đoạn văn.
Tình yêu quê hương đất nước bao giờ cũng là tính cảm thiêng liêng cao quý, ai chẳng có một miền quê yêu dấu để nhớ, từ thời bé thơ cho đến trưởng thành, niềm yêu quê hương da diết, quê hương như có có ma lực, có sức gợi cảm, sức hút diệu kì dù thời gian, không gian…
BT3: Nôị dung 
- 2 câu đầu giới thiệu chung về ''làng tôi''                           
- 6 câu tiếp: miêu tả cảnh thuyền chài ra khơi đánh cá.   


BT 4. Hai câu thơ dùng biện pháp so sánh, tuy nhiên mỗi câu có hiệu quả nghệ thuật riêng:
So sánh con thuyền ra khơi hăng như con tuấn mã, tức là con thuyền chạy nhanh như con ngựa đẹp và khỏe đang phi. Ở đây tg so sánh cái cụ thể hữu hình này với cái cụ thể hữu hình khác. Sự so sánh này làm nổi bật vẻ đẹp, sự mạnh mẽ của con thuyền ra khơi.
So sánh cánh buồm với mãnh hồn làng tức là so sánh một vật cụ thể hữu hình quen thuộc với một cái trừu tượng vô hình có ý nghĩa thiêng liêng. Cách so sánh này chẳng những làm cho cánh buồm trở nên sống động mà còn có vẻ đẹp và trở nên trang trọng, lớn lao, bất ngờ. cách buồm no gió ra khơi trở thành biểu tương rất phù hợp và đầy ý nghĩa của làng chài.
   
BT 5: 
Lòng quê dợn dợn vời con nước
Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà
(Tràng giang - Huy Cận)
- Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
(Quê hương - Giang Nam)
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
               (Quê hương - Đỗ Trung Quân)
BT 5. Hai câu thơ dùng biện pháp so sánh, tuy nhiên mỗi câu có hiệu quả nghệ thuật riêng:
So sánh con thuyền ra khơi hăng như con tuấn mã, tức là con thuyền chạy nhanh như con ngựa đẹp và khỏe đang phi. Ở đây tg so sánh cái cụ thể hữu hình này với cái cụ thể hữu hình khác. Sự so sánh này làm nổi bật vẻ đẹp, sự mạnh mẽ của con thuyền ra khơi.
So sánh cánh buồm với mãnh hồn làng tức là so sánh một vật cụ thể hữu hình quen thuộc với một cái trừu tượng vô hình có ý nghĩa thiêng liêng. Cách so sánh này chẳng những làm cho cánh buồm trở nên sống động mà còn có vẻ đẹp và trở nên trang trọng, lớn lao, bất ngờ. cách buồm no gió ra khơi trở thành biểu tương rất phù hợp và đầy ý nghĩa của làng chài.

BT 6.
- Ở câu trên tg mt một đặc điểm có thật và nổi bật ở người dân chài lưới, đây la 2câu thơ tả thực, làm nổi bật nét ngoại hình tiêu biểu về người dân chài.
- Câu thứ 2 là một sdáng tạo độc đáo của tg, tg đã phát hiện cái mơ hồ, vô hình trong cái cụ thể, hữu hình, câu thơ thể hiện qua tâm ,,hồn của nhà thơ. 





   BÀI TẬP VỀ NHÀ.
   1. Bài thơ được viết trong hoàn cảnh nào? Hoàn cảnh ấy có tác động như thế nào đến tâm hồn người chiến sĩ - thi sĩ Tố Hữu?
	
   2. Tìm những chi tiết nói về vẻ đẹp của mùa hè. Nét độc đáo trong cách cảm nhận của nhà thơ? 
	
   3. Thời gian bị giam cầm ở nhà lao Thừa Phủ, Tố Hữu có một bài thơ khác là Tâm tư trong tù viết tháng tư năm 1939. Bài thơ này mở đầu như sau:
		Cô đơn thay là cảnh thân tù
		Tai mở rộng và lòng sôi rạo rực 
		Tôi lắng nghe tiếng đời lăn náo nức 
		Ở ngoài kia vui sướng biết bao nhiêu.
	Em hãy chỉ ra điểm giống nhau về cảm hứng nghệ thuật của đoạn thơ này và bài thơ Khi con tu hú.

   4.Củng cố:                 
   5. Dặn dò:về nhà xem lại nội dung bài. Chuản bị bài TT
  * Rút kinh nghiệm.....................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
***********************************************************
Tuần 23                                                                                                       Ngày soạn:   19 /1/
Tiết 35,36                                                                                                     Ngày dạy :  22/1/            
ÔN TẬP :VĂN THUYẾT MINH
                                                           TỨC CẢNH PẮC BÓ.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức :- Giúp HS củng cố, mở rộng và nâng cao kt về Văn bản thuyết minh.
                       - Củng cố thêm kiến thức về văn bản TCPB.
2. Kó naêng: Rèn kỹ năng xác định chủ đề, sắp xếp và phát triển ý khi viết đoạn văn thuyết minh.
                  - Kĩ năng cảm thụ văn bản.
II. Chuẩn bị:                            
1. Tài liệu tham khảo : SGK, SGV, NVNC.
2. Phương pháp : Nêu vñ, giảng giải, đàm thoại, thảo luận.
3. Đồ dùng DH : 
III. Tiến trình lên lớp: 			
1. Ổn định lớp : 	    
2.  Bài cũ: 
3.  Bài mới:
Đoạn văn là bộ phận của bài văn, để một bài văn thuyết minh hay, đòi hỏi phải có sự kết hợp chặt chẽ các đoạn văn với nhau. …
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung

	* HĐ 1: Nhắc lại nd kiến thức.
Khi làm bài văn TM cần xác định được điều gì?
=> Các ý lớn trong bài văn.
Mỗi ý cần diễn đạt ra sao?
=> Mỗi ý viết thành 1 đoạn văn.
Khi viết đoạn văn cần trình bày ntn?
=> Nêu rõ ý chủ đề của đoạn văn( ý chủ đề thể hiện ở đầu hoặc cuối đoạn văn).
Các ý trong đoạn văn được sắp xếp theo thứ tự ntn?
=> thứ tự: cấu tạo của sv, thứ tự nhận thức…
* HĐ 2: HD HS luyện tập.
BT 1. Cho chủ đề: “ Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam”
Gv gợi ý hs làm bài tập.
Có thể cụ thể hóa thành 1 vài ý nhỏ sau:
- Năm sinh – mất, quê quán và gia đình.
- Đôi nét về quá trình hoạt động sự nghiệp.
- Vai trò và cống hiến to lớn của Người đối với dân tộc và thời đại.
GV gọi HS đứng lên đọc bt.
HS cả lớp nhận xét, bổ sung.
GV sửa chữa, chốt nd. 
Có thể mở rộng thêm về sự nghiệp của Người (Người đã suốt đời nêu cao ngọn cờ độc lập và tự do cho dân tộc)
BT 2: Viết đoạn văn MB- KB "Giới thiệu trường em", 









BT 3. Viết một đoạn văn giới thiệu về bố cục sách Ngữ văn 8 (T1).
Gv gợi dẫn hs trả lời các câu hỏi sau:
? Sách có tổng số bao nhiêu bài?
Mỗi bài có mấy phần?
? Mỗi phần có những nội dung gì?
Riêng phần Tập làm văn trước khi rút ra ghi nhớcủng cố nội dung các bài tập, sau cùng là phần luyện tập.
GV gọi HS lên bảng làm bt.
HS cả lớp nhận xét, bổ sung.
GV sửa chữa, chốt nd. 
BT4:Thuyết minh về một món ăn.
BT5:Thuyết minh về một loài cây của quê hương em.
BT6: Thuyết minh về một loài hoa: sen, hướng dương

	I. Kiến thức cơ bản.
- Đoạn văn trong văn bản thuyết minh.
+ Khi viết đoạn văn cần trình bày rõ ý chủ đề của đoạn tránh lẫn ý của đoạn văn khác.







II. Luyện tập.
BT 1.  Chủ đề: “ Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam”
Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, vốn mang trong mình nổi đau mất nước, ng thanh niên Ng Tất Thành đã quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Sau khi trở về nước, Bác đã dành toàn bộ cuộc đời mình cống hiến cho sự nghiệp CM của nước nhà. Chúng ta hôm nay sống trong không khí hạnh phúc, hòa bình… một phần lớn phải kể đến công lao và sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Người…

BT2: 
Mở bài: Mời các bạn đến thăm trường chúng tôi – một ngôi trường nhỏ bé, nằm giữa cánh đồng xanh là một ngôi trường thân yêu của chúng tôi.
Kết bài:  Trường tôi như thế đó giản dị, khiêm nhường mà xiết bao gắn bó, chúnh tôi yêu qúy nó vô cùng những kỉ niệm về mái trường này sẽ theo chúng tôi đến suốt cuộc đời. 
BT 3. Giới thiệu về bố cục sách Ngữ văn 8 (T1).
Sách Ngữ văn 8 (T1), có 17 bài, trong đó mỗi bài chủ yếu có 3 phần: phần văn, phần TV, TLV. Phần văn bao gồm: văn bản, đọc hiểu văn bản, để chốt lại nội dung một số ý ghi nhớ và phần luyện tập(có thể không có nội dung này), phần TV có bài tập thực hành được chia thành các mục để rút ra ghi nhớ về lý thuyết và luyện tập để củng cố nội dung đã học, phần TLV…..




VĂN BẢN: TỨC CẢNH PẮC BÓ.
I. Kiến thức cơ bản: 
1. Bài thơ được sáng tác vào thàng 2 - 1941, sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài, BHỒ trở về TQ. Trước mắt là những gian nan thử thách. Tương lai còn mờ mịt. Hiện tại là cuộc sống đầy gian khổ ở trong một hang nhỏ, sát biên giới. Nguồn thực phẩm chủ yếu là ngô, măng rừng. Bàn làm việc là phiến 
đá bên bờ suối cạnh hang. Cần hiểu đúng những yếu tố này để thấy hết ý nghĩa của giọng điệu vui –-nhẹ - “sang” của bài thơ.
2. Hiện thực cuộc sống gian khổ bỗng trở thành thi vị, nên thơ trong cảm nhận của Bác. Từ đó nhận ra vẻ đẹp của tâm hồn Bác: ung dung, lạc quan vượt lên mọi thử thách, gian khổ của cuộc sống – vẻ đẹp của người chiến sĩ trong cốt cách của một thi sĩ.
3. Bthơ là sự kết hợp của vẻ đẹp cổ điển và hiện đại. Thể thơ Đường luật được sử dụng một cách tự nhiên thanh thoát.

II. Luyện tập:
1. Thống kê những h/ả của thiên nhiên và nêu rõ mối q/hệ của các h/ả này với n/vật trữ tình trong bthơ.
2. Có mấy cách hiểu về 3 chữ “vẫn sẵn sàng” ở câu thứ 2? Em chọn cách hiểu nào? Vì sao?
3. Em có cảm nhận ntn về giọng điệu riêng và tinh thần chung của bthơ? Những ytố nào giúp em cảm nhận được như vậy?
4. Qua bthơ, một mặt, có thể thấy cuộc sống của HCM ở PBÓ thật gian khổ, nhưng mặt khác, lại thấy Người rất vui, coi đó là “sang”. Em gthích điều đó ntn? Từ đó em hiểu HCM là người thế nào?
5. Hãy sưu tầm và ghi chép lại những câu thơ nói về niềm vui với cái nghèo, vui vì sống hoà với
 th/nhiên của Bác cũng như của các nhà thơ khác. Tìm hiểu sự giống và khác nhau giữa các câu thơ đó.
* Rút kinh nghiệm.....................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
***********************************************************
Tuần 24.                                                                                                         Ngày soạn : 26/ 1/
Tiết37,38                                                                                                         Ngày dạy :  29/1 /
                                    VB              NGẮM TRĂNG
                                    TV             CÂU CẦU KHIẾN.
     
     I. Mục tiêu:
1. Kiến thức :- Giúp HS củng cố, mở rộng và nâng cao kt về vb: Ngắm Trăng.
                      2. Kó naêng: - Rèn kỹ năng tìm hiểu, phân tích vb.
    II. Chuẩn bị:                            
1. Tài liệu tham khảo : SGK, SGV, NVNC.
2. Phương pháp : Nêu vñ, giảng giải, đàm thoại, thảo luận.
3. Đồ dùng DH : Bảng phụ.
    III. Tiến trình lên lớp: 			
1. Ổn định lớp : 	    
2.  Bài cũ: 
3.  Bài mới:
Tập thơ Nhật kí trong tù cho ta thấy một tâm hồn cao đẹp, ý chí cách mạng kiên cường, tài thơ của HCM, trong Người chiến sĩ cách mạng ấy vẫn có một khách lâm tuyền, và thú vui của Bác được thể hiện ra sao? Để củng cố nội dung, ta tìm hiểu tiếp bài học.
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung

	 * HĐ 1: HS nhắc lại nd kiến thức.
HS nhắc  lại vài nét cơ  bản về tg, tp.
HS nhắc lại nd. GV chốt.
Tập thơ Nhật kí trong tù được dịch ra thành tiếng Việt 1960, được phổ biết rộng rãi, in lại nhiều lần và đã trở thành một sự kiện văn học lớn.


Bài thơ được sáng tác theo thể thơ nào?
=> Thơ thất ngôn tứ tuyệt.

Khái quát về nội dung và nghệ thuật của bài thơ?
=> ND: Bài thơ cho ta thấy Bác không bận tâm về những gian khổ, thiếu thốn vật chất trong tù mà để tâm hồn bay bổng tìm đến thiên nhiên, cùng vầng trăng tri kỉ.
NT: Nét đặc sắc trong phong cách thơ trữ tình của Bác: vừa có màu sắc cổ điển, vừa mang tinh thần hiện đại, vừa giản dị,...
* HĐ 2: HD HS luyện tập.
BT1 . Có người nhận xét bài Ngắm trăng là một cuộc vượt ngục về tinh thần của người tù cách mạng HCM, em hiểu điều đó ntn? Hãy giải thích và chứng minh?
Bài thơ được viết trong tù, không có rượu cũng không có hoa mà còn không có tự do…
HS thực hiện yêu cầu bt.
Gv gọi hs lên bảng làm bài tập.
HS cả lớp nhận xét.
GV sửa chữa, bổ sung
Sự tự ý thức về cảnh ngộ đã tạo cho tư thế ngắm trăng của người tù một ý nghia sâu sắc hơn các cuộc ngắm trăng, thưởng trăng thường tình. Qua song sắt nhà tù, Bác ngắm vầng trăng đẹp. Người tù ngắm trăng với tất cả tình yêu trăng, với một tâm thế “vượt ngục” đích thực? Song sắt nhà tù không thể nào giam hãm được tinh thần người tù có bản lĩnh phi thường như Bác…

BT 2: Chép thuộc lòng bài thơ và nêu nội dung hai câu cuối?
? Em biết những câu thơ nào trong NKTT của Bác viết về cảnh thân tù: “Đầy mình đỏ tím như hoa gấm. 
Sột soạt luôn tay tựa gẩy đàn”... 
“Rệp bò lổm ngổm như xe cóc.
 Muỗi lượn nghênh ngang tựa máy bay” “ gầy đen như quỉ đói. 
Ghẻ lở mọc đầy thân”
GV. Tuy gian nan cơ cực như vậy nhưng trong bài thơ này Bác không hề có chút than phiền mà chỉ có chút nuối tiếc không được thưởng trăng một cách trọn vẹn.
	I. Kiến thức.
1. Tác giả, tác phẩm.
   Xuất xứ: Trích trong tập “Nhật ký trong tù”.Tập thơ viết bằng chữ Hán gồm 133 bài.
-Bài thơ được sáng tác trong khoảng thời gian Bác bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam ở Quảng Tây (Trung Quốc) (8/1942-9/1943)
 - Thể loại : thất ngôn tứ tuyệt.

2.Nội dung và nghệ thuật.
 ND: Bài thơ cho ta thấy Bác không bận tâm về những gian khổ, thiếu thốn vật chất trong tù mà để tâm hồn bay bổng tìm đến thiên nhiên, cùng vầng trăng tri kỉ.
NT: Nét đặc sắc trong phong cách thơ trữ tình của Bác: vừa có màu sắc cổ điển, vừa mang tinh thần hiện đại, vừa giản dị,...
II. Luyện tập.
BT1 . 
Ta thấy: “Nhân, Nguyệt” rồi lại “Nguyệt, Thi gia” ở hai đầu câu thơ và cái song sắt nhà tù chắn ở giữa. Trăng và người tù tâm sự với nhau qua cái song sắt nhà tù đáng sợ ấy. Khoảnh khắc giao cảm giữa thiên nhiên và con người xuất hiện một sự hóa thân kỳ diệu: “Tù nhân” đã biến thành thi gia. Lời thơ đẹp đầy ý vị. Nó biểu hiện một tư thế ngắm trăng hiếm thấy. Tư thế ấy chính là phong thái ung dung, tự tại, lạc quan yêu đời, yêu tự do. “Ngắm trăng” là một bài thơ trữ tình đặc sắc. Bài thơ không hề có một chữ “thép” nào mà vẫn sáng ngời chất “thép”. Trong gian khổ tù đầy, tâm hồn Bác vẫn có những giây phút thảnh thơi, tự do ngắm trăng, thưởng trăng.
BT 2:
Trong tù ..........nhà thơ
=> Tình yêu thiên nhiên, phong thái ung dung tự tại, bản lĩnh phi thường của người chiến sĩ – nghệ sĩ....




TV              CÂU CẦU KHIẾN
    I. Mục tiêu:
1. Kiến thức : Giúp HS củng cố, mở rộng và nâng cao kt về câu cầu khiến.
2. Kó naêng: Rèn kỹ năng nhận diện, sử dụng câu cầu khiến trong nói và viết.
   II. Chuẩn bị:                            
1. Tài liệu tham khảo : SGK, SGV, NVNC.
2. Phương pháp : Nêu vñ, giảng giải, đàm thoại, thảo luận.
3. Đồ dùng DH : Bảng phụ.
   III. Tiến trình lên lớp: 			
1. Ổn định lớp : 	    
2.  Bài cũ: 
3.  Bài mới:
Câu cầu khiến là những câu có từ ngữ cầu khiến như: hãy, đừng, chớ... đứng sau từ biểu thị nội dung cầu khiến, hoặc ngữ điệu cầu khiến. Để củng cố nội dung, ta tìm hiểu tiếp bài học.
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung

	 * HĐ 1: HS nhắc lại nd kiến thức.
Hs đọc ví dụ và xác định câu cầu khiến dùng để làm gì?
Vd 1. Cấm hút thuốc!
Vd 2. Bạn hãy đi đi!
Câu 1. dùng ngữ điệu cầu khiến.
Câư 2. có từ cầu khiến.
Hs lấy thêm vd phân tích.
? Câu câu khiến có đặc điểm hình thức và chức năng ra sao?
Hs trả lời, Gv chốt lại nội dung.
Câu cầu khiến đôi khi được kết thúc bằng dấu chấm(khi ý cầu khiến không được nhấn mạnh).
* HĐ 2: HD HS luyện tập.
BT 1. Khi muốn mượn quyển sách của bạn em thường dùng những câu nào?
Hs tự do đưa ra nội dung câu trả lời.
Gv hướng hs đến những câu thể hiện ý nghĩa tế nhị và lịch sự, tránh những câu có sắc thái hơi sỗ sàng.
HS thực hiện yêu cầu bt.
Gv gọi hs lên bảng làm bài tập.
HS cả lớp nhận xét.
GV sửa chữa, bổ sung
BT 2. Điền các từ và cụm từ: mệnh lệnh, chúc tụng kêu gọi, yêu cầu mời mọc, thúc giục, khuyên răn vào cột A cho phù hợp với cột B.

	A. Nội dung cầu khiến. 
	B. Từ thường dùng.

	a
	Yêu cầu, xin mời, đề nghị, cho phép…

	b
	Chớ, đừng…

	c
	Hãy, cứ…

	d
	Nào, đi…

	e
	Chúc, ước gì…



HS thực hiện yêu cầu bt.
Gv gọi hs lên bảng làm bài tập.
HS cả lớp nhận xét.
GV sửa chữa, bổ sung.
BT 3. Hãy viết một đoạn văn ngắn có sử dụng câu cầu khiến.
Chủ đề về : Tệ nạn xã hội. 
HS thực hiện yêu cầu bt.
Gv gọi hs đọc nd bài tập.
HS cả lớp nhận xét.
GV sửa chữa, bổ sung.
	I. Kiến thức cơ bản.
          






- Câu cầu khiến là những câu có từ cầu khiến như: hãy, đừng chớ,… hay ngữ điệu cầu khiến.
- Dùng để ra lệnh, yêu cầu, đề nghị, khuyên bảo.  
     
II. Luyện tập.

BT 1. Đặt câu:
- Bạn hãy cho mình mượn quyển sách được không?
- Bạn cho mình mượn quyển sách nhé!





BT 2. 
a. Yêu cầu, mời mọc.
b. Mệnh lệnh.
c. Khuyên răn.
d. Thúc giục.
e. Chúc tụng, kêu gọi.












BT 3. Đoạn văn.







     BT4. Tìm câu nghi vấn trong các câu dưới đây, chỉ ra các đặc điÓm hình thức của các câu nghi vấn đó và cho biết chúng được dùng với mục đích gì:
	a. Thằng kia, Ông tưởng mày chết đêm qua, còn sống đấy à? Nộp tiền sưu! Mau! 
						                (Ngô Tất tố)

	b. Tôi quắc mắt:
	- Sợ gì? [....] Mày bảo tao còn còn biết sợ ai hơn tao nữa! 
                                                                                         (Tô Hoài) 
	c. Nào tôi đâu biết cơ sự lại ra nông nỗi này ! Tôi hối lắm! Tôi hối hận lắm! Anh mà chết là chỉ tại cái tội ngông cuồng dại dột của tôi. Tôi biết làm thế nào bây giờ? 
                                                                                                           (Tô Hoài)
	d. 	Cháu nằm trên lúa 
		Tay nắm chặt bông
		Lúa thơm mùi sữa 
		Hồn bay giữa đồng...
                  Lượm ơi, còn không?  (Tố Hữu)
	e. 	Thân gầy guộc, lá mong manh 
	      Mà sao nên luỹ nên thành tre ơi? 
                                                                                       (Nguyễn Duy)
	g. - Nói đùa thế, chứ ông giáo để cho khi khác ...
	  - Việc gì còn phải chờ khi khác?...Không bao giờ nên hoãn sự sung sướng lại. Cụ cứ ngồi xuống đây! Tôi làm nhanh lắm...
								       (Nam Cao)
	h. Cả đàn bò giao cho thằng bé người không ra người ngợm không ra ngợm ấy, chăn dắt làm sao? 
								        (Sọ Dừa)
	i. Đã ăn thịt còn lo liệu thế nào? Mày đừng có làm dại mà bay đầu đi đó, con ạ! 
		                                                                (Em bé thông minh)
	k. Nhà vua ngắm nhìn mặt biển, rồi nói:
- Biển này sao không có cá nhỉ? 
								      (Cây bút thần)
	l. Đồ ngốc! sao lại không bắt con cá đền cái gì? Đòi một cái máng cho lợn ăn không được à? 
					                         (Ông lão đánh cá và con cá vàng)
     BT5. Hãy đặt các câu nghi vấn nhằm các mục đích sau (mỗi mục đích một câu): 
	a. Nhờ bạn đèo về nhà 
	b. Mượn bạn một cái bút 
	c. Bộc lộ cảm xúc trước một bức tranh đẹp
	d. Thường dùng để chào. Đặt một tình huống cụ thể để sử dụng một trong số những câu đó 
     BT6. Tìm câu cầu khiến trong các câu dưới đây và chỉ ra những dấu hiệu hình thức của câu cầu khiến đó:
	a. Đừng cho gió thổi nữa! Đừng cho gió thổi nữa!
	b. Đã ăn thịt còn lo liệu thế nào? Mày đừng có làm dại mà bay mất đầu, con ạ!
	c. Xin bệ hạ hoàn gươm lại cho Long Quân!
            d. Ừ, được! Muốn hỏi con gái ta, hãy về sắm đủ một chĩnh vàng cốm, mười tấm lụa đào, mười con lợn béo mười vò rượu tăm đem sang đây.
	e. Cho gió to thêm một tí! Cho gió to thêm một tí!
	g. Thằng kia! Ông tưởng mày chết đêm qua, còn sống đấy à? Nộp tiền sưu! Mau!
BT7. Giải thích tại sao các câu cầu khiến dưới đây có chủ ngữ. Nếu bỏ chủ ngữ đi thì có được không?
	a. Đứa bé nghe tiếng rao, bỗng dưng cất tiếng nói:
  - Mẹ ra mời sứ giả vào đây.
	b. Ông cầm lấy cái này về tâu đức vua xin rèn cho tôi thành một con dao để xẻ thịt chim.
BT8. Chỉ ra sự khác nhau về hình thức cầu khiến và sự thay đổi quan hệ giữa người nói và người nghe trong các câu sau:
	a. Lão đi tìm con cá vàng và bảo nó tao không muốn làm một bà phu nhân nữa, tao muốn làm nữ hoàng kia.
 	b. Mày hãy đi tìm con cá, bảo nó tao không muốnlàm nữ hoàng, tao muốn làm Long Vương ngự trên mặt biển, để con cá vàng hầu hạ tao  và làm theo ý muốn của tao.
. 6. Viết một đoạn văn ngắn có sử dụng câu hỏi tu từ, câu cầu khiến.
 4Củng cố,Dặn dò: 
  * Rút kinh nghiệm.....................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

*************************************************************
TUẦN 25:                                                                                                 Ngày soạn:.9 /2/
Tiết 39,40                                                                                                   Ngày dạy:.12/2/
ÔN TẬP:    CHIẾU DỜI ĐÔ
I. Mục tiêu:                                               
1. Kiến thức : Giúp HS củng cố, mở rộng và nâng cao kt về vb: Chiếu dời đô
2. Kó naêng: Rèn kỹ năng tìm hiểu, phân tích vb.
II. Chuẩn bị:                            
1. Tài liệu tham khảo : SGK, SGV, NVNC.
2. Phương pháp : Nêu vñ, giảng giải, đàm thoại, thảo luận.
3. Đồ dùng DH : Bảng phụ.
III. Tiến trình lên lớp: 			
1. Ổn định lớp : 	    
2.  Bài cũ: 
3.  Bài mới:
Định đô, lập nước là một trong những công việc quan trọng của một quốc gia, với khát vọng xây dựng một đất nước giàu mạnh và bền vững. Lí Công Uẩn đã ban Thiên đô chiều cho triều đình và nhân dân được biết. Để củng cố nội dung, ta tìm hiểu tiếp bài học.
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung

	 * HĐ 1: HS nhắc lại nd kiến thức.
HS nhắc  lại vài nét cơ  bản về tg, tp.
HS nhắc lại nd. GV chốt.
Lí Công Uẩn là vị vua đầu sáng lập Vương triều Lí, năm 1010 dời kinh đô từ Hoa Lư(Ninh Bình) ra Đại La, đổi tên nước từ Đại Cồ Việt – Đại Việt. Mở ra một thời kì phát triển mới của đất nước.
Văn bản được víết theo thể văn nào?
=> Chiếu.
Khái quát về nội dung và nghệ thuật của bài thơ?
=> ND: Dời đô từ núi Hoa Lư ra vùng đồng bằng đất rộng, định đô ở Thăng Long là thực hiện nguyện vọng của nhân dân, thu giang sơn về một mối, xây dựng đất nước độc lập tự cường..
 NT: Cách kết thúc mang tính chất đối thoại, tạo sự đồng cảm giữa mệnh lệnh của Vua với thần dân, dùng lí lẽ chặt chẽ và tình cảm chân thành. 
* HĐ 2: HD HS luyện tập.
BT 1Theo em, Lí Công Uẩn đã đưa ra những lí lẽ nào để khẳng định Thành Đại La là kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời. Thực tiễn lịch sử gần một nghìn năm của đất nước có đúng như điều tiên đoán và khẳng định của tác giả Chiếu dời đô không?
























BT 2. Chứng minh Chiếu dời đô có kết cấu chặt chẽ, lập luận giàu sức thuyết phục.
Bài Chiếu thuộc thể văn nghị luận, có bố cục mấy phần? => 3 phần.
Phần mở đầu nêu lên điều gì?
Phần 2 ra sao?
Phần kết luận ntn?
HS thực hiện yêu cầu bt.
Gv gọi hs lên bảng làm bài tập.
HS cả lớp nhận xét.
GV sửa chữa, bổ sung
BT3 Phân tích tư tưởng yêu nước trong bài Chiếu dời đô?


























	I. Kiến thức.
1.Tác giả, tác phẩm.
          






2.Nội dung và nghệ thuật.
     




  



II. Luyện tập.
BT1. 
+ Vị trí địa lí: ở trung tâm đất nước, mở ra bốn hướng nam, bắc, tây, đông; “ được cái thế rồng cuộn hổ ngồi”, “ lại tiện hướng nhìn sông dựa núi”.
+ Về địa thế: “ Rộng mà bằng”, “ đất đai cao mà thoáng”, tránh được cảnh ngập lụt.
+ Về vị thế chính trị, văn hoá: Là đầu mối giao lưu, “ Chốn tụ hội trọng yếu của bốn phương”, là mảnh đất hưng thịnh “ Muôn vật cũng rất mực phong phú tối tươi”.
- Thực tiên lịch sử gần một nghìn năm qua đã cho thấy sự tiên đoán và khẳng định của vua Lí Thái Tổ về kinh đô Thăng Long là hoàn toàn đúng đắn. Thăng Long được chọn làm kinh đô của hầu hết các triều đại từ Lí, Trần, Hậu Lê, Mạc. Chỉ có triều Tây Sơn và triều Nguyễn chọn Phú Xuân (Huế) làm kinh đô. Suốt nhiều thế kỉ ở thời kì phát triển, hưng thịnh của đất nước Đại Việt, kinh đô Thăng Long thực sự là nơi tụ hội và tiêu biểu cho các giá trị văn hoá, vật chất và tinh thần của đất nước, là nơi “Lắng hồn núi sông” (Nguyễn Đình Thi), cũng là một đô thị sầm uất, đứng hàng đầu trong các đô thị nước ta thời phong kiến: “ Thứ nhất Kinh kì, thứ nhì phố Hiến”
BT 2. Chiếu dời đô là bài văn nghị luận giàu sức thuyết phục, bởi có sự kết hợp chặt chẽ giữa lí và tình.
- Trình tự lập luận.
Nêu sử sách làm tiền đề.
Soi sáng tiền đề vào thực tế.
Đi đến kết luận.
- Đây là lời tuyên bố mệnh lệnh, nhưng có những đoạn bày tỏ nổi lòng, có những lời như đối thoại, trao đổi: “ Trẫm rất đau xót về việc đó”…
BT3.
A. Mở bài:
+ Giới thiệu bài Chiếu dời đô của Lí Thái Tổ.
+ Khẳng định bài chiếu là một bài văn sáng ngời tư tưởng yêu nước.
B. Thân bài: Biểu hiện của tư tưởng yêu nước trong bài chiếu.
1. Khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, vững bền, đời sống nhân dân thanh bình, triều đại thịnh trị.
+ Thể hiện ở mục đích của việc rời đô.
+ Thể hiện ở cách nhìn về mối quan hệ giữa triều đại, đất nước và nhân dân.
2. Khí phách của một dân tộc độc lập tự cường:
+ Thống nhất giang sơn về một mối.
+ Khẳng định tư cách độc lập ngang hàng với Trung Hoa.
+ Niềm tin vào tương lai muôn đời của đất nước.
C. Kết bài:
+ Khẳng định tư tưởng yêu nước của bài chiều.
+ Nêu ý nghĩa và vị trí của bài chiếu.



  
* Củng cố, dặn dò.
* Rút kinh nghiệm
..............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
*************************************************************
TUẦN 26:                                                                                                 Ngày soạn:.  /2/
Tiết 41,42                                                                                                  Ngày dạy:.   /2/

ÔN TẬP:CÂU TRẦN THUẬT
     I. Mục tiêu:
1. Kiến thức : Giúp HS củng cố, mở rộng và nâng cao kt về câu trần thuật.
2. Kó naêng: Rèn kỹ năng nhận diện, sử dụng câu trần thuật trong nói và viết.
    II. Chuẩn bị:                            
1. Tài liệu tham khảo : SGK, SGV, NVNC.
2. Phương pháp : Nêu vñ, giảng giải, đàm thoại, thảo luận.
3. Đồ dùng DH :
    III. Tiến trình lên lớp: 			
1. Ổn định lớp : 	   
2.  Bài cũ: 
3.  Bài mới:
Câu trần thuật là kiểu câu không có đặc điểm hình thức của các kiểu câu khác và được sử dụng rộng rãi hơn so với các kiểu câu nghi vấn, cầu khiến, cảm thán. Để củng cố nội dung, ta tìm hiểu tiếp bài học.
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung

	 * HĐ 1: HS nhắc lại nd kiến thức.
Hs đọc ví dụ và xác định câu trần thuật.
Vd 1. Rắn là loài bò sát không chân.
Vd 2. Chúng ta phải thấm nhuần đạo lí uống nước nhớ nguồn.
Câu trên thuộc kiểu câu gì? Dựa vào đặc điểm hình thức nào mà em biết được điều đó?
=> Câu trần thuật, câu không có đặc điểm hình thức của các kiểu câu nghi vấn, cầu khiến, cảm thán.
 Câu 1. Thông tin khoa học.
 Câu 2. Yêu cầu.
Hs lấy thêm vd phân tích.
? Câu trần thuật có đặc điểm hình thức và chức năng ra sao?
Hs trả lời, Gv chốt lại nội dung.
* HĐ 2: HD HS luyện tập.
BT 1. Đặt câu trần thuật dùng để: hứa hẹn, xin lỗi, cảm ơn, chúc mừng, cam đoan.
Gv chia lớp thành 4 nhóm thảo luận.
Thời gian ghi câu trả lời 3p hết tg nhóm nào ghi được nhiều câu trả lời hơn sẽ thắng.
HS thực hiện yêu cầu bt.
HS cả lớp nhận xét.
GV sửa chữa, bổ sung
BT2: Các câu sau đây có phải là câu cảm thán không ? Vì sao ?
1. a. Lan ơi ! Về mà đi học !
b. Thôi rồi, Lượm ơi ! (Tố Hữu)

2. Chỉ ra sự khác nhau ở 2 câu sau:
a. Biết bao người lính đã xả thân cho Tổ quốc ! 
=> Biết bao: từ chỉ số lượng.
b. Vinh quang biết bao người lính đã xả thân cho Tổ quốc !
3. Các câu TT sau đây có chức năng gì?
a/ Trẫm muốn dựa vào sự thuận lợi của đất ấy để định chỗ ở.
b/ Gương mặt mẹ tôi vẫn tươi sáng với đôi mắt trong và nước da mịn, làm nổi bạt màu hồng của 2 gò má.
c/  Mẹ tôi thức theo.
d/  Cậu này khá !



BT 3. Hãy viết một đoạn văn ngắn có sử dụng 4 kiểu câu đã học..
Chủ đề về : Bảo vệ mội trường. 
HS thực hiện yêu cầu bt.
Gv gọi hs đọc nd bài tập.
HS cả lớp nhận xét.
GV sửa chữa, bổ sung.
Việc cải tiến phương tiện thu rác có ý nghĩa vô cùng to lớn trong việc xử lý rác tại nguồn, tại từng hộ gia đình, từng cá nhân trong khi môi trường đang có ô nhiễm nghiêm trọng nhất là vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp…
	I. Kiến thức.
          
  Đặc điểm hình thức và chức năng.

Câu trần thuật không có đặc điểm hình thức của các kiểu câu nghi vấn, cầu khiến, cảm thán.
Kết thúc câu bằng dấu chấm, chấm  than, chấm lửng.

Dùng để: kể, tả, thông báo, nhận định…
     
Vd. Ngày mai lớp 8A đi lao động.


II. Luyện tập.
BT1. Đặt câu:
a. Cao cả biết bao đức hi sinh của mẹ!
b. Ôi chao, buổi bình minh mới đẹp làm sao!



BT 2. 
1 a. Đây là 2 câu, câu sau có ý nhấn mạnh nên đặt dấu chấm than. Câu đầu (Lan ơi !) có hình thức cảm thán, nhưng không phải là câu cảm thán, vì mục đích là gọi đáp.
     b. Đây là câu cảm thán, nhằm biểu thị cảm xúc.
2.a. Biết bao người lính đã xả thân cho Tổ quốc ! 
=> Biết bao: từ chỉ số lượng.
b. Vinh quang biết bao người lính đã xả thân cho Tổ quốc !
 => Biết bao: từ chỉ sự cảm thán -> Câu cảm thán.
3.a/ Trình bày: Trẫm muốn dựa vào sự thuận lợi của đất ấy để định chỗ ở.
b/ Tả: Gương mặt mẹ tôi vẫn tươi sáng với đôi mắt trong và nước da mịn, làm nổi bạt màu hồng của 2 gò má.
c/ Kể: Mẹ tôi thức theo.
 d/ Biểu lộ t/c, cảm xúc: Cậu này khá !
BT3;Đoạn văn.
Hiện nay, ô nhiễm môi trường đang là vấn đề cấp bách trên mỗi quốc gia, và cả thế giới và có rất nhiều phương án để khắc phục, giảm thiểu hậu quả quả của ô nhiễm môi trường gây ra. Trong đó việc xử lý và thu gom rác thải sinh hoạt gặp nhiều khó khăn cả về phương tiện và phương pháp, hiện nay phổ biến là việc thực hiện 3R. Trong khi đó, công việc bảo vệ môi trường là trách nhiệm tới từng người dân trong xã hội ngày nay, do vậy tiến trình giảm thiểu giảm thải ô nhiễm môi trường chưa rộng khắp…


BT4. Tìm câu cảm thán trong các câu sau, chỉ ra dấu hiệu, chỉ ra các cảm xúc mà mỗi câu cảm thán dưới đây biểu thị.
            a. Ôi quê hương! Mối tình tha thiết
             Cả một đời gắn chặt với quê hương
	b. Phỏng thử có thằng chim cắt nó nhòm thấy, nó tưởng mồi, nó mổ cho một phát, nhất định trúng giữa lưng chú, thì chú có mà đi đời! Ôi thôi, chú mày ơi! Chú mày có lớn mà chẳng có khôn.
	c. Con này gớm thật! 
	d. Khốn nạn! Nhà cháu đã không có, dẫu ông chửi mắng cũng đến thế thôi.
	e. Ha ha! Một lưỡi gươm!
	g. Đồ ngu! Ngốc sao ngốc thế! Đòi một cái nhà thôi à? Trời! Đi tìm ngay con cá và bảo nó rằng tao không muốn làm một mụ nông dân quèn, tao muốn làm một bà nhất phẩm phu nhân kia. 
	h. Cứ nghĩ thầy sắp ra đi và tôi không còn được gặp thầy nữa, là tôi quên cả những lúc thầy phạt, thầy vụt thước kẻ.
         Tội nghiệp thầy!
     BT5. Đặt câu cảm thán nhằm bộc lộ cảm xúc trước các sự việc:
	- Được điểm mười
	- Bị điểm kém
	- Nhìn thấy con vật lạ 
      BT6. Nêu mục đích cụ thể của những câu trần thuật dưới đây:
a.(1) Mỗi câu “Chối này” chị Cốc lại giáng một mỏ xuống. ( 2) Mỏ Cốc như cái dùi sắt chọc xuyên cả đất.
b.(1) Càng đổ dần về hướng mũi Cà Mau thì sông ngòi, kênh rạch càng bủa giăng chi chít như mạng nhện(2) Trên thì trời xanh, dưới thì nước xanh, chung quanh mình cũng chỉ toàn một sắc xanh cây lá.
c.Em gái tôi tên là Kiều Phương, nhưng tôi quen gọi nó là Mèo vì nó luôn bị chính nó bôi bẩn.
d. Những động tác thả sào, rút sào rập ràng nhanh như cắt.
e. Các con ơi, đây là lần cuối cùng thầy dạy các con.
g. Cầu Long Biên bắc qua sông Hồng, Hà Nội, được khởi công xây dựng vào năm 1898 và hoàn thành sau bốn năm, do kiến trúc sư nổi tiếng Người Pháp ép – phen thiết kế.
    BT7. Những câu trần thuật in đậm dưới đây có gì đặc biệt? Chúng được dùng để làm gì?
a. Thôi em chào cô ở lại. Chào tất cả các bạn, tôi đi.
 b. Thôi tôi ốm yêu quá rồi, chết cũng được. Nhưng trước khi nhắm mắt, tôi khuyên anh: ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy.
 * Rút kinh nghiệm
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................*************************************************************
   Tuần 27                                                                                                 Ngày soạn;.    /2/
   Tiết :43,44                                                                                              Ngày dạy:.    /2/
VB              HỊCH TƯỚNG SĨ  
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức : Giúp HS củng cố, mở rộng và nâng cao kt về vb: Hịch tướng sĩ.
2. Kó naêng: Rèn kỹ năng tìm hiểu, phân tích, cảm thụ vb.
II. Chuẩn bị:                            
1. Tài liệu tham khảo : SGK, SGV, NVNC.
2. Phương pháp : Nêu vd, giảng giải, đàm thoại, thảo luận.
3. Đồ dùng DH : 
III. Tiến trình lên lớp: 			
1. Ổn định lớp : 		
2.  Bài cũ: 
3.  Bài mới:
Bài Hịch tướng sĩ phản ánh tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, biểu hiện ,cụ thể ở lòng căm thù giặc sâu sắc của tác giả... Để củng cố nội dung, ta tìm hiểu tiếp bài học.

	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung

	 * HĐ 1:Ôn lại kiến thức cơ bản.
 HS nhắc  lại vài nét cơ  bản về tg, tp.
HS nhắc lại nd. GV chốt.
Mục đích viết bài Hịch tướng sĩ  là khích lệ tinh thần của tướng sĩ, đòi hỏi bài Hịch phải có kết cấu chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, dẫn chứng thuyết phục, giọng văbn hào hùng, đanh thép...
 Khái quát về nội dung và nghệ thuật của bài thơ?
=> ND: Xét về hoàn cảnh ra đời, tư tưởng chủ đạo của văn bản là nêu cao tinh thần quyết chiến, quyết thắng, đây chính là thước đo cao nhất, tập trung nhất của tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm...
 NT: Sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố chính luận và yếu tố văn chương, giữa lí trí và tình cảm, luận điểm được luận chứng bằng lập luận chặt chẽ. 
* HĐ 2: HD HS luyện tập.
BT 1. Phát biểu cảm nhận về lòng yêu nước của tác giả qua bài Hịch?
HS thực hiện yêu cầu bt.
Gv gọi hs lên bảng làm bài tập.
HS cả lớp nhận xét.
GV sửa chữa, bổ sung
 Bài Hịch của Trần Hưng Đạo là một sản phẩm điển hình của tinh thần quốc gia phong kiến. Đứng về mặt giá trị tư tưởng, nó tỏ lòng ái quốc, tinh thần hy sinh và quyết chí tiêu diệt xâm lăng. Nhưng xét đến nội dung thiết thực và động cơ tư tưởng, thì chúng ta lại thấy biểu lộ một cách có thể nói là “trắng trợn”, những ý nghĩ của một giai cấp chuyên môn bóc lột. Đành rằng đoạn đầu có nêu gương hy sinh của những anh hùng thời xưa, “bỏ mình vì nước”.


-Đối tượng mà bài hướng tới là ai? Mục đích cơ bản mà bài hịch hướng tới là gì? Để đạt được mục đích đó, tác giả đã sử dụng giọng điệu nào?


















- Đoạn văn nào thể hiện rõ nhất lòng yêu nước, căm thù gặc của Trần Quốc Tuấn? Phân tích những nét đặc sắc về tư tưởng và nghệ thuật của đoạn văn đó?































- Phân tích nghệ thuật lập luận của tác giả trong đoạn phê phán những hành động sai trái của tướng sĩ và nêu lên những hành động đúng đắn, nên làm?










































Qua “Chiếu dời đô” và “Hịch tướng sĩ”, em hãy nêu lên nét giống và khác nhau giữa 2 thể loại: chiếu và hịch?

	I:kiến thức cơ bản.

          


 









II. Luyện tập.
BT 1. Lòng yêu nước của tác giả thể hiện trên nhiều góc độ:
Căm thù giặc sâu sắc.
Nhục nhã cho thể diện dân tộc.
Đau đớn vì chưa tiêu diệt được kẻ thù.
Diễn tả bằng những nét nghệ thuật đặc sắc…
Không chỉ căm thù giặc mà trần Quốc Tuấn còn nguyện hy sinh thân mình cho sự nghiệp đánh đuổi ngoại xâm, giành lại độc lập cho dân tộc: “dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng.” Trần Quốc Tuấn quả là một con người yêu nước thương dân, ông đúng là tấm gương sáng cho binh sĩ noi theo để mà biết hy sinh bản thân vì nước vì dân.
BT2:Đối tượng mà bài hướng tới là ai? Mục đích cơ bản mà bài hịch hướng tới là gì? Để đạt được mục đích đó, tác giả đã sử dụng giọng điệu nào?
Để trả lời câu hỏi này, phải đặt bài hịch trong hoàn cảnh đất nước lúc bấy giờ.
- Kẻ thù đang lăm le xâm lược, tình hình đất nước “ ngàn cân treo sợi tóc”.
- Một số tướng sĩ mải mê hưởng lạc, một số khác sợ uy của giặc nên dao động, muốn cầu hoà.
Đối tượng nghe là quân ta (tướng sĩ).
Mục đích chính của bài hịch là khích lệ lòng yêu nước, tinh thần quyết chiến quyết thắng, đánh tan tư tưởng bàng quan, thái độ cầu an hưởng lạc của một số tướng sĩ.
Để đạt được mục đích ấy, Trần Quốc Tuấn sử dụng nhiều giọng điệu khác nhau: thân tình mà nghiêm khắc khi nói với tướng sĩ, căm uất khi nói tới kẻ thù,...
BT3:
Đoạn văn “Ta thường tới bữa ... ta cũng vui lòng.” là một đoạn đặc bịêt xúc động.
- Muốn khơi thức lòng căm thù giặc và tinh thần chiến đấu của tướng sĩ, trước hết người viết phải bày tỏ, bộc bạch thái độ của chính mình. Trong đoạn văn này, lòng yêu nước của tác giả được bộc lộ hết sức cụ thể: “tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối; ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa”, bày tỏ thái độ mạnh mẽ: “căm tức cha xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù”; sẵn sàng chấp nhận mọi hi sinh vì Tổ quốc: “Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng.
- Về mặt nghệ thuật, cần chú ý sự xuất hiện liên tiếp của các vế gồm 4 từ (tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa) nhằm nhấn mạnh một nỗi đau lớn; cách diễn tả lòng căm thù giặc cao độ thông qua cácđộnh từ gây ấn tượng mạnh (xả thịt, lột da, nuốt gan, uống máu) và câu văn có quan hệ dẫu cho ...(thì) ta cũng vui lòng nhằm khẳng định tinh thần quyết sống mái với kẻ thù.
- Những lời bộc bạch trên đây không phải là những lời nói suông mà là những lời nói từ tim gan của một con người coi lợi ích của Tổ quốc là lợi ích tối cao. Những lời bộc bạch tự đáy lòng này có ý nghĩa như một tấm gương để tướng sĩ học tập.  
BT4:
Đây là một đoạn văn hay, tình và lí kết hợp hài hoà, lời văn sắc bén, sôi nổi, uyển chuyển.
- Trong đoạn phê phán tướng sĩ, cần chú ý cách lập luận:
+Sử dụng liên tiếp những từ mang màu sắc phủ định (không biết lo, không biết thẹn, không biết tức, không biết căm) để nói về thái độ bàng quan trước vận mệnh của đất nước của các tướng sĩ. Đoạn văn này đặt ngay sau đoạn văn nói về ân tình chủ - tớ ở trên với ý: tướng sĩ đang phụ lòng tốt của chủ tướng.
+ Chỉ ra các thú hưởng lạc làm “quên việc nước, quên việc binh” cũng là chỉ ra thái độ vô trách nhiệm của các tướng sĩ trước vận nước, nhất là trong cảnh đất nước lâm nguy.
+ Chỉ ra hậu quả khôn lường: nước mất nhà tan. Cần lưu ý, tác giả nói đến hậu quả khi đất nước bị xâm chiếm: quá khứ (xã tắc tổ tông bị giày xéo, mồ mả cha ông bị quật lên), hiện tại (bị bắt, gia quyến bị tan,...), tương lai (trăm năm sau tiếng dơ khôn rửa, tên xấu còn lưu,...).
- Các việc nên làm:
+ Nêu cao tinh thần cảnh giác.
+ Tăng cường luyện tập, học tập Binh thư yếu lược.
 Những việc nên làm mà tác giả nêu lên đều gắn với chuyện ích nước lợi nhà. Để mọi người nhận thức rõ hơn, Trần Quốc Tuấn nêu lên hai viễn cảnh:
  (1) Khi nói đến viễn cảnh thất bại, tác giả sử dụng hàng loạt từ phủ định: không còn, cũnh mất, bị tan, cũng khốn,...
  (2) Khi nói đến viễn cảnh thắng lợi, tác giả sử dụng hàng loạt từ khẳng định: mãi mãi vững bền, đời đời hưởng thụ, không bị mai một, sử sách lưu thơm,...
	Ngoài ra, gắn với thủ pháp đối lập, tương phản, tác giả rất chú ý tác động tới tiến trình nhận thức, nêu bật vấn đề từ nông đến sâu, từ nhạt đến đậm.

BT5:
- Giống nhau:
+ Cả hai loại văn này đều nhằm mục đích ban bố công khai, là lời của bề trên nói với kẻ dưới.
+ Đều là thể văn nghị luận, kết cấu chặt chẽ, lập luận sắc bén, có thể được viết bằng văn xuôi, văn vần hoặc văn biền ngẫu.
- Khác nhau: Chiếu dùng để ban bố mệnh lệnh; hịch dùng để kêu gọi, cổ vũ, thuyết phục nhằm mục đích khích lệ tinh thần, tình cảm. 


BT về nhà.- Chứng minh bài “Hịch tướng sĩ” vừa có lập luận chặt chẽ, sắc bén vừa giàu hình tượng, cảm xúc, do đó có sức thuyết phục cao.
4. Củng cố và dặn dò :
Ý nghĩa lịch sử - xã hội to lớn của bài Hịch tướng sĩ?
Học bài cũ, chuẩn bị bài: Hịch tướng sĩ (tt).
5. Rút kinh nghiệm:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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TUẦN 28:                                                                                                      Ngày dạy:…../ 3/

HÀNH ĐỘNG NÓI
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức : Giúp HS củng cố, mở rộng và nâng cao kt về Hành động nói.
2. Kó naêng:    Rèn kỹ năng nhận diện, sử dụng câu phủ định trong nói và viết.
II. Chuẩn bị:                            
1. Tài liệu tham khảo : SGK, SGV, NVNC.
2. Phương pháp : Nêu vñ, giảng giải, đàm thoại, thảo luận.
3. Đồ dùng DH : Bảng phụ.
III. Tiến trình lên lớp: 			
1. Ổn định lớp : 		    
       2.  Bài cũ: 
3.  Bài mới:
Hành động nói là hành động được thực hiện bằng lời nói nhằm mục đích nhất định, ta có thể thực hiện nhiều kiểu câu để thực hiện hành động nói. Để củng cố nội dung, ta tìm hiểu tiếp bài học.
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung

	 * HĐ 1: HS nhắc lại nd kiến thức.
Hs đọc ví dụ và xác định hành động nói.
Vd 1. A - Nam ơi, đường ra bưu điện xã T.Lập đi lối nào?
Ứng xử của Nam có thể là:
1. Nam – không nói gì cả.
2. Nam – xin lỗi, tôi cũng không biết.
? Em hãy cho biết A thực hiện hành động nói gì? => hỏi.
? Câu trả lời của Nam giúp cho A đạt được mục đích không?
· Câu 1 – không cộng tác.
· Câu 2 – có cộng tác.
? Từ nội dung trên em hãy nhắc lại hành động nói là gì?
Hs lấy thêm ví dụ phân tích.
Hs đọc đoạn đối thoại sau:
A. Cậu vừa đi đá bóng về đấy à?
B. Gật đầu.
A. Kết quả thế nào?
B. Lắc đầu.
? Trong đoạn thoại trên có những hành động nói nào?
=> A. Hành động hỏi.
B. Hành động xác nhận, bác bỏ.
? Em hãy chop biết có những hành động nói nào thường gặp?
=> Hỏi, trình bày, cầu khiến.
Hs lấy thêm Vd phân tích.
* HĐ 2: HD HS luyện tập.
BT1 . Hãy viết đoạn đối thoại ngắn, trong đó có dùng hành động nói: hỏi, điều khiển và bộc lộ cảm xúc.
Nội dung tự chọn.;
HS thực hiện yêu cầu bt.
HS cả lớp nhận xét.
GV sửa chữa, bổ sung
BT2. Xác định hành động nói cho những câu in đậm sau. Cho biết chúng thuộc nhóm hành động nào?
a. Chị Dậu rón rén bưng một bát lớn đến chỗ chồng nằm:
-Thầy em hãy cố ngồi dậy húp ít cháo cho đỡ xót ruột.
b. Một hôm, cô tôi gọi tôi đến bên cười hỏi:
- Hồng! Mày có muốn vào Thanh Hoá chơi với mẹ mày không?
c. Chị Dậu nghiến hai hàm răng:
- (1) Mày trói ngay chồng bà đi, (2) bà cho mày xem!

d. Thấy thế, tôi hốt hoảng quỳ xuống, nâng đầu Dế Choắt lên mà than rằng:
- Nào tôi đâu biết cơ sự lại ra nông nỗi này!
e. Tôi nghe thấy thầy Ha-men bảo tôi:
- Phrăng ạ, thầy sẽ không mắng con đâu.
g. Có người khẽ nói:
- Bẩm, dễ có khi đê vỡ!



 BT3. Đặt câu để thực hiện:
- Một hành động thuộc nhóm trình bày; 
- Một hành động thuộc nhóm điều khiển;
- Hành động hỏi;
- Một hành động thuộc nhóm hứa hẹn;
- Một hành động thuộc nhóm bộc lộ cảm xúc;
















BT4. Những câu sau đây dùng để thực hiện hành động nói nào?
	a. Em cam đoan những điều trên là đúng sự thật.
	b. (1) Kính chào nữ hoàng. (2) Chắc bây giờ nữ hoàng đã thoả lòng rồi chứ?
	c. Cháu van ông, nhà cháu vừa mới tỉnh được một lúc, ông tha cho!
	d. Cảm ơn cụ, (nhà cháu đã tỉnh táo như thường).


BT5. Các hành động nói ở những câu sau được thực hiện trực tiếp hay gián tiếp?
a. (Thằng kia!) (1) Ông tưởng mày chết đêm qua, còn sống đấy à? (2) Nộp tiền sưu! (3) Mau!
b. (1) Các con ơi, đây là lần cuối cùng thầy dậy các con.(2) Lệnh từ Béc-lin là từ nay chỉ dạy tiếng Đức ở các trường vùng An- dát và Lo-ren... (3) Thầy giáo mới ngày mai sẽ đến. (4) Hôm nay là bài học Pháp văn cuối cùng của các con. (5) Thầy mong các con hết sức chú ý.
 


	I. Kiến thức.
          
1.Hành động nói.










Là hành động được thực hiện bằng lời nói nhằm mục đích nhất định.





 2. Các kiểu hành động nói thường gặp:
Hỏi, trình bày(báo tin, kể, tả, nêu ý kiến…)
Điều khiển(cầu khiến, đe dọa, thách thức…)
Hứa hẹn, bộc lộ cảm xúc.

II. Luyện tập.
BT1 . Đoạn đối thoại.
Có sử dụng hành động nói:
Hỏi.
Điều khiển.
Bộc lộ cảm xúc.


BT2:


a. hành động mời - thuộc nhóm điều khiển.


b. hành động hỏi


c. (1) hành động thách thức - thuộc nhóm điều khiển.
(2) hành động đe doạ - thuộc nhóm hứa hẹn.
 d. hành động ân hận - thuộc nhóm bộc lộ cảm xúc.

e. hành động hứa - thuộc nhóm hứa hẹn.
 g. hành động cảnh báo - thuộc nhóm trình bày.
động nói thuộc nhóm điều khiển.
2. HS tự đặt câu theo yêu cầu của bài 2.	  
BT3.  
	Câu
	Hành động nói
	Cách thực hiện

	a.
	Hứa hẹn 
(cam đoan)
	dùng câu trần thuật có động từ chỉ hành động nói.

	b.(1)
	Bộc lộ cảm xúc
(chào)
	dùng câu trần thuật có động từ chỉ hành động nói.

	b.(2)
	Hỏi
	dùng câu nghi vấn trực tiếp

	c. 
	Điều khiển(van)
	dùng câu trần thuật có động từ chỉ hành động nói.

	d. 
	Bộc lộ cảm xúc (cảm ơn)
	dùng câu trần thuật có động từ chỉ hành động nói



BT4. HS tiến hành các bước sau:
	- Xác định kiểu câu phân loại theo mục đích nói và mục đích trực tiếp của chúng.
	- Xác định mục đích sử dụng thực tế của từng câu.
	- Đối chiếu kết quả của hai bước trên với nhau để trả lời.
Các hành động nói và cách thực hiện ở các câu đã cho được xác định như sau:

	Câu
	Hành động nói
	Cách thực hiện

	a (1)
	trình bày
	dùng câu nghi vấn gián tiếp

	a (2)
	điều khiển
	dùng câu cầu khiến trực tiếp

	a (3)
	điều khiển
	dùng câu cầu khiến trực tiếp

	b (1)
	trình bày
	dùng câu trần thuật trực tiếp

	b (2)
	trình bày
	dùng câu trần thuật trực tiếp

	b (3)
	trình bày
	dùng câu trần thuật trực tiếp

	b (4)
	trình bày
	dùng câu trần thuật trực tiếp

	b (5)
	điều khiển
	dùng câu trần thuật gián tiếp





      4. Củng cố và dặn dò :
Hành động nói là gì? Có những kiểu hành động nói nào thường gặp?
Học bài cũ, chuẩn bị bài: Hội thoại.
5. Rút kinh nghiệm:
              **********************************************************
     Tiết: 47-48                                                                                                     Ngày soạn: 10/3 /   
     TUẦN 29:                                                                                                      Ngày dạy  12/3/
ÔN TẬP VB: NƯỚC ĐẠI VIỆT TA
                                     (TRÍCH: BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO)       (Trần Quốc Tuấn)
 
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức : Giúp HS củng cố, mở rộng và nâng cao kt về vb: Nước Đại Việt ta.
2. Kó naêng:    Rèn luyện kỹ năng tìm hiểu, phân tích vb.
II. Chuẩn bị:                            
1. Tài liệu tham khảo : SGK, SGV, NVNC.
2. Phương pháp : Nêu vñ, giảng giải, đàm thoại, thảo luận.
3. Đồ dùng DH : 
III. Tiến trình lên lớp: 			
1. Ổn định lớp : 		
2.  Bài cũ: 
3.  Bài mới:
Bài Bình Ngô Đại cáo do Nguyễn Trãi thừa lệnh Lê Lợi soạn thảo đầu năm 1428, công bố cuộc kháng chiến chính nghĩa của nghĩa quân Lam sơn chống giặc Minh đã kết thúc thắng lợi... Để củng cố nội dung, ta tìm hiểu tiếp bài học.
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung

	 * HĐ 1: HS nhắc lại nd kiến thức.
HS nhắc  lại vài nét cơ  bản về tg, tp.
HS nhắc lại nd. GV chốt.
Nguyễn Trãi là nhà yêu nước, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới...
Vb. Cáo là thể văn nghị luận cổ, cũng như hịch, cáo là thể văn có tính chất hùng biện, do đó lời lẽ phải đanh thép, lí lẽ sắc bén.
Khái quát về nội dung và nghệ thuật của bài thơ?
=> ND: Tg nêu nguyên lí nhân nghĩa, chân lí khách quan, nguyên lí đầy tính thuyết phục và sức mạnh của chính nghĩa.
 NT: Sử dụng từ ngữ thể hiện tính chất hiển nhiên, nghệ thuật so sánh. 
Văn bản được víết theo thể văn nào?
=> thể cáo.
* HĐ 2: HD HS luyện tập.
BT 1. Khái quát sơ đồ thể hiện trình tự lập luận của Tg trong đoạn trích Bình Ngô Đại cáo.
HS thực hiện yêu cầu bt.
Gọi hs lên bảng vẽ sơ đồ.
HS cả lớp nhận xét.
GV sửa chữa, bổ sung.

Bài tập 2 Hãy xác định vị trí của đoạn trích và ý nghĩa của đoạn văn này đối với toàn bộ bài cáo.






Bài tập 3: Trong hai câu đầu, tác giả nêu lên tư tưởng gì? Phân tích để nêu bật nội dung của tư tưởng đó.


















Bài tập 4: Tính chất của một bản Tuyên ngôn độc lập được thể hiện ở những phương diện nào trong đoạn văn này? Theo em trong đó phương diện nào là quan trọng nhất? Vì sao?










Bài tập 5: Có bản dịch câu “Từ Triệu, Đinh Lí, Trần bao đời xây nền độc lập , Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương” là Từ Triệu, Đinh, Lí,Trần bao đời xây nền độc lập , Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên hùng cứ một phương”. Theo em, cách dịch nào hợp lý hơn? vì sao?














Bài tập 6: Hãy chứng minh sự kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và thực tiễn trong đoạn văn này.

























Bài tập7:
So sánh với bài “Sông núi nước Nam” để thấy những nét mới và sâu sắc trong tư tưởng của Nguyễn Trãi thể hiện qua đoạn trích “ Nước Đại Việt ta”






	I. Kiến thức.
1. Tác giả, tác phẩm.
          






2. Nội dung và nghệ thuật.
     




  
II. Luyện tập.

BT 1. Sơ đồ thể hiện trình tự lập luận của Tg.



Bài 2. Đoạn văn trên đây thuộc phần đầu của bài cáo. Đây là phần nêu lên luận để chính nghĩa và tư tưởng cốt lõi xuyên suốt toàn bộ bài. Nếu thiếu phần này, kết cấu của bài sẽ bị phá vỡ và các phần sau sẽ trở nên chông chênh, thiếu sức thuyết phục vì bài cáo thiếu một tiền đề tư tưởng vững chắc.
Bài 3. Trong hai câu đầu, tác giả nêu lên tư tưởng nhân nghĩa. Cốt lõi của tư tưởng ấy là Yên dân và trừ bạo. Yên dân là làm cho dân được an hưởng thái bình, hạnh phúc. Đó chính là mục đích lớn nhất của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và cũng chính là lý tưởng lớn nhất trong cuộc đời Nguyễn Trãi. Muốn yên dân thì phải trừ bạo. Như vậy, nếu yên dân là mục đích thì trừ bạo là phương cách hành động. Đặt trong hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ, ta thấy, trừ bạo là trừ quân Minh xâm lược, yên dân là vì hạnh phúc của người dân Đại Việt đang bị kẻ thù đầy đoạ. đây là nét mới trong tư tưởng Nguyễn Trãi: Trong quan niệm của nho giáo, nhân nghĩa chủ yếu nói đến mối quan hệ giữa người với người. Nguyễn Trãi đã nâng tư tưởng nhân nghĩa lên một tầm cao mới: Mối quan hệ giữa dân tộc này và dân tộc khác, giữa cá nhân và dân tộc.
Bài 4. Các phương diện đã được Nguyễn Trãi nói đến.
- Nền văn hiến lâu đời( Vốn xưng nền văn hiến đã lâu)
- Cương vực, lãnh thổ ( Núi sông bờ cõi đã chia).
- Phong tục tập quán ( Phong tục Bắc Nam cũng khác)
- Lịch sử và truyền thống giữ quyền độc lập ( Từ triệu, Đinh… xưng đế một phương).
Đây là những phương diện cơ bản nhất xác định quyền độc lập, tự chủ của một dân tộc.
Bài 5. Câu hỏi này không bắt buộc vì kiến thức và chữ Hán và văn học vượt quá hiểu biết của HS lớp 8. Tuy nhiên, chúng tôi nêu lên như một tham khảo:
- Đây là hai câu đặt các triều vua nước ta song song, ngang hàng với các triều đại Trung Quốc(riêng Triệu tức Triệu Đà, kẻ cướp nước Âu Lạc nhưng Nguyễn Trãi nhầm, có lẽ vì trước đây trong sử sách có tài liệu coi đó là một triệu đại của nước ta).
- Dịch là “hùng cứ một phương” không có gì sai nhưng chưa khẳng định được lòng tự tôn dân tộc và chưa thấy được tư thế ngang hàng của vua Nam với hoàng đế phương Bắc. Trước đây, vua Trung Quốc tự coi mình là đế, còn vua các nước xung quanh chỉ là vương ( thấp hơn đế). Vậy nên, cách dịch xưng đế một phương” hợp lí hơn. Hơn nữa, cách dịch này sát với nguyên tác của Nguyễn Trãi.
Bài 6:
A. Mở bài
+ Giới thiệu tác phẩm Bình Ngô đại cáo.
+ Giới thiệu luận đề : Sức thuyết phục của văn chính luận Nguyễn Trãi là ở chỗ kết hợp giữa lí lẽ và thực tế.
B. Thân bài
1. Nêu nội dung chính của đoạn trích: tư tưởng nhân nghĩa và chân lí về chủ quyền độc lập của dân tộc.
2. Chứng minh: hai chân lí trên đã được khẳng định bằng cách kết hợp giữa lí lẽ và thực tế.
a.Tư tưởng nhân nghĩa được nêu lên bằng một lí lẽ mới mẻ và giàu sức thuyết phục.
b.Chủ quyền độc lập của dân tộc Đại Việt được khẳng định bằng một lí lẽ chặt chẽ, thể hiện một quan niệm sâu sắc và toàn diện về quốc gia dân tộc, tràn đầy niềm tự hào dân tộc.
c. Dùng những dẫn chứng thực tế lịch sử cụ thể và xác đáng để khẳng định sức mạnh của chân lí, của chính nghĩa.
C. Kết bài: đánh giá ý nghĩa của đoạn văn.
Bài 7. Nét mới của Nguyễn Trãi
- Quan niệm về quốc gia, dân tộc hoàn chỉnh hơn. Trong Sông núi nước Nam, tác giả mới nói đến hai yếu tố: Lãnh thổ và chủ quyền : còn trong Nước Đại Việt ta, Nguyễn Trãi bổ sung thêm ba yếu tố: văn hiến, phong tục tập quán, lịch sử dân tộc.
- Sự sâu sắc thể hiện ở chỗ Nguyễn Trãi khẳng định văn hiến và truyền thống lịch sử là yếu tố cơ bản nhất khẳng định sự tồn tại bền vững của một quốc gia độc lập.



4. Củng cố và dặn dò :
Ý nghĩa lịch sử, giá trị nội dung của vb?	
Học bài cũ, chuẩn bị bài: Nước Đại Việt ta (tt).
5. Rút kinh nghiệm:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
************************************************************
Tuần 30                                                                                                           Ngày soạn :   /3/
Tiết49-50                                                                                                       Ngày dạy :    /3/
TLV              ÔN TẬP VỀ LUẬN ĐIỂM
     
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức : Giúp HS củng cố, mở rộng và nâng cao kt về luận điểm.
2. Kó naêng: Rèn kỹ năng tìm hiểu, nhận diện và phân tích.
II. Chuẩn bị:                            
1. Tài liệu tham khảo : SGK, SGV, NVNC.
2. Phương pháp : Nêu vñ, giảng giải, đàm thoại, thảo luận.

III. Tiến trình lên lớp: 			
1. Ổn định lớp : 		    
2.  Bài cũ: 
3.  Bài mới:
Luận điểm là những tư tưởng, quan điểm được thể hiện trong bài văn nghị luận, luận điểm cần chính xác, rõ ràng phù hợp với yêu cầu cần giải quyết trong bài văn nghị luận. Để củng cố nội dung, ta tìm hiểu tiếp bài học.
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung

	 * HĐ 1: HS nhắc lại nd kiến thức.
Luận điểm là gì?
Hs nhắc lại.
Gv chốt nội dung.
Luận điểm đóng vai trò quan trọng trong bài văn nghị luận, có thể nói luận ,điểm là bộ xương là linh hồn của văn bản, nếu không có hệ thống luận điểm, bài văn nghị luận sẽ không hoàn chỉnh, không mạch lạc.
? Mối quan hệ giữa luận điểm với vấn đề cần giải quyết trong bài văn nghị luận?
=> Có quan hệ chặt chẽ, luận điểm cần xác thực, phù hợp với yêu cầu.
? Mối quan hệ giữa các luận điểm trong bài văn nghị luận?
=> Các luận điểm được sắp xếp theo trình tự hợp lí.
* HĐ 2: HD HS luyện tập.
BT 1. Nếu phải viết một bài TLV để giải thích vì sao có thể nói rằng giáo dục là chìa khóa của tương lai. Em sẽ chọn luận điểm nào?
Câu trên hiểu theo nghĩa giáo dục góp phần mở ra tương lai cho loài người trên trái đất.
Hs lựa chọn nội dung.
Sắp xếp các luận điểm theo trình tự nào? Vì sao?
Hs có thể sửa lại, bổ sung nội dung(nếu cần).
Hs chọn một luận điểm để viết thành một đoạn văn. (khoảng 12 dòng)
HS thực hiện yêu cầu bt.
HS cả lớp nhận xét.
GV sửa chữa, bổ sung.
Khi nói đến giáo dục toàn diện, người ta nghĩ ngay đến việc giáo dục đồng thời và đầy đủ cả ba khía cạnh là trí dục, đức dục và thể dục. Trí dục giúp đối tượng đạt đến một trình độ tri thức phù hợp cần thiết; đức dục hướng đối tượng tới một nhân cách và một lối sống đúng theo thuần phong mỹ tục; và thể dục nhằm giúp đối tượng có được một sức khỏe cần thiết. Nếu “rèn đúc” ra được càng nhiều những con người có đầy đủ những phẩm chất đó, tức là được giáo dục toàn diện, thì xã hội và nhân loại sẽ càng được nhiều lợi ích.

BT2. Viết đoạn văn ngắn triển khai luận điểm sau:
Học vẹt không phát triển được năng lực suy nghĩ.
Hs xác định các luận cứ để làm sáng tỏ  luận điểm.
Luận cứ 1. Học không hiểu mà cứ học thì rất chóng mau quên và khó có thể vận dụng thành công những điều đã học.
Luận cứ 2. Học vẹt chỉ mất thời gian, công sức mà chẳng đem lại hiệu quả gì.
Luận cứ 3. Học vẹt còn làm mòn đi năng lực tư duy, suy nghĩ.
Luận cứ 4. Bởi vậy không thể theo cách học vẹt, học  bao giờ cũng trên cơ sở hiểu, gắn với thực tiễn.
Hs diễn đạt thành đoạn văn diễn dịch hoặc quy nạp.
HS thực hiện yêu cầu bt.
HS cả lớp nhận xét.
GV sửa chữa, bổ sung.
Học" là con đường tiếp thu tri thức để hoàn thiện phẩm chất của mỗi con người. Con đường học vấn dài vô tận và muốn đạt đến đỉnh cao của học vấn thì có rất nhiều phương pháp. Mỗi người đã chọn lựa cho mình một phương pháp để đi trên con đường chông gai đầy thử thách này, nhưng đáng tiếc rằng đa số học sinh ngày nay lại chọn cho mình một phương pháp học rất dễ thực hiện nhưng lại dễ làm cho họ vấp ngã mà đã  vấp ngã thì họ khó tài nào đứng dậy nổi. Phương pháp nguy hiểm đó chính là "học vẹt" và "học tủ".

“ Trần Quốc Tuấn có một lòng yêu nước nồng nàn, sâu sắc”
- Dựa vào bài “ Hịch tướng Sỹ” hãy xây dựng các luận cứ và viết thành đoạn văn tổng - phân - hợp.

	I. Kiến thức.
          

1. Khái niệm về luận điểm.





2. Mối quan hệ giữa luận điểm với vấn đề cần giải quyết trong bài văn nghị luận.


3. Mối quan hệ giữa các luận điểm trong bài văn nghị luận.


II. Luyện tập.
BT 1. rằng giáo dục là chìa khóa của tương lai.
a. Nước ta có truyền thống giáo dục lâu đời là không phù hợp.
b. Giáo dục được coi là chìa khóa của tương lai:
  




Giáo dục phải vừa nhằm truyền thụ kiến thức theo cách chuyển giao hoặc hợp tác giữa bên truyền thụ và bên hấp thụ, vừa nhằm giúp đối tượng thụ huấn tự rèn luyện để trở thành cái họ phải trở thành. Phải giúp người được giáo dục đạt được mức độ viên mãn của chính con người anh ta, tức là phải làm cho anh ta có thể phát huy hết mức khả năng thiên phú của mình để anh ta có thể đóng góp tối đa phần của mình cho xã hội loài người; đồng thời cũng phải giúp anh ta tự rèn luyện để có một nhân cách tốt, một tinh thần phóng khoáng và mạnh mẽ hầu có thể đóng góp một cách vô vị lợi, hay đúng hơn là trong tinh thần vì ích chung nhiều hơn là chăm lo cho bản thân hoặc chỉ có gia đình.

BT2. Đoạn văn triển khai luận điểm.
Học vẹt không phát triểm được năng lực suy nghĩ.

Học vẹt, học thuộc bài nhưng không hiểu nội dung, vấn đền được nêu ra trong bài dẫn đến việc học xong là quên ngay, kiến thức không bền và sẽ không làm được các bài tập thực hành, chỉ học lí thuyết suông, kiến thức sẽ ngày càng rỗng, thành tích học tập sẽ càng sút kém khiến mọi người đâm nãn chí. Một khi kiến thức đã trang bị không chắc chắn thì kết quả sẽ không bao giờ cao.



















BT3:Cho luận điểm sau: 
“ Trần Quốc Tuấn có một lòng yêu nước nồng nàn, sâu sắc”
- Dựa vào bài “ Hịch tướng Sỹ” hãy xây dựng các luận cứ và viết thành đoạn văn tổng - phân - hợp.
* Gợi ý.
- Thức tỉnh tinh thần trách nhiệm, ý thức dân tộc của tướng sĩ.
+ Chỉ ra tình hình nguy ngập của đất nước: loạn lạc, gian nạn.
+ Vạch trần tội ác của kẻ thù: hành động ngang ngược, bản chất tham lam và dã tâm xâm lược của kẻ thù: Lưỡi các diều,  thân dê chó,  hổ đói
- Trực tiếp bày tỏ nỗi lòng, tâm sự của mình.
+ Nỗi đau đơn và căm thù mãnh liệt, quên ăn, không ngủ “ruột đau như cắt, nước mắt ®Çmđìa”.
- ý chí quyết tâm tiêu diệt giặc ngoại xâm  Xả thịt, lột da , nuốt gan, uống máu, nguyện đem” trăm thân”, nghìn xác “để đền nợ nước.




 * CỦNG CỐ,DẶN DÒ:
- Về nhà xem lại nội dung bài.
- Hoàn thiện các bài tập.
- Chuẩn bị bài mới.
5. Rút kinh nghiệm:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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 Tuần 31                                                                                                         Ngày soạn :  /3/
Tiết 51-52                                                                                                       Ngày dạy :   /3/
                                             TLV:     LUYỆN TẬP
XÂY DỰNG VÀ TRÌNH BÀY LUẬN ĐIỂM

     
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức : Giúp HS củng cố, mở rộng và nâng cao kt về việc trình bày luận điểm trong một bài văn nghị luận.
2. Kó naêng: Rèn kỹ năng tìm ý, trình bày luận điểm.
II. Chuẩn bị:                            
1. Tài liệu tham khảo : SGK, SGV, NVNC.
2. Phương pháp : Nêu vñ, giảng giải, đàm thoại, thảo luận.
3. Đồ dùng DH : Bảng phụ.
III. Tiến trình lên lớp: 			
1. Ổn định lớp : 		
2.  Bài cũ: 
3.  Bài mới:
Trong một bài văn nghị luận các luận điểm cần được sắp xếp theo trình tự hợp lí, và diễn đạt mạch lạc, chặt chẽ. Để củng cố nội dung, ta tìm hiểu tiếp bài học.
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung

	 * HĐ 1: HD HS luyện tập.
BT . Hs đọc lại mục b (SGK)
? Bạn em muốn kết thúc đoạn văn bằng một câu hỏi giống câu kết đoạn trong vb: Hịch tướng sĩ, “ Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui vẻ phỏng có được không?’’.
Theo em nên viết câu kết đoạn như thế nào cho phù hợp với yêu cầu?
Ngoài cách nêu trên em còn cóp những cách kết thúc đoạn văn theo cachý nào khác nữa?
=> Bởi vậy với người hs hôm nay, học chăm chỉ không là nhiệm vụ cần thiết, tự giác mà còn là niềm vui, niềm tin cho nagỳ mai, cho tương lai...
? Đoạn văn theo cach1 trên là diễn dịch hay quy nạp?
=> Đoạn văn quy nạp.
  ? Em có thể biến đổi đoạn văn từ diễn dịch=> quy nạp và ngược lại được không?
=> Được, phải đảm bảo các yêu cầu sau:
Không thay đổi nội dung cơ bản của đoạn văn.
Các mối quan hệ ngữ pháp và ý nghĩa của luận cứ phải chặt chẽ và phù hợp.
Muốn thế cần:
Thay đổi vị trí câu chủ đề.
Thay đổi vị trí các câu trong đoạn văn.
Yêu cầu: hs viết đoạn văn diễn dịch.
HS thực hiện yêu cầu bt.
HS cả lớp nhận xét.
GV sửa chữa, bổ sung.
xác định được tầm quan trọng của việc học cũng chưa đủ , ta cần phải hiểu học cái gì và học như thế nào? Học ở đây không chỉ bó hẹp trong phạm vi nhà trường, không phải chỉ có kiến thức do thầy cô truyền thụ. Còn có rất nhiều điều hay mới lạ trong cuộc sống mà ta cần phải học, sự học rất mênh mông bao la , không có giới hạn cho nên ta phải học tập không ngừng. Ở lứa tuổi nào cũng phải học - học ở nhà trường, gia đình, xã hội…

BT2. Viết đoạn văn trình bày luận điểm:
“Đọc sách là công việc vô cùng bổ ích, vì nó giúp ta hiểu biết thêm về đời sống’’.
Hs trả lời câu hỏi.
Đọc sách là vô cùng bổ ích, vì sao?
=> Giúp ta hiểu biết thêm về đời sống.
Hiểu biết thêm về đời sống về những lĩng vực nào?
=> xã hội, thiên nhiên, văn hóa...
? Đọc sách không chỉ hiểu biết mà còn giúp ta có thêm điều gì?
=> Bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách.
Sách còn là người thầy lớn đối với con người.
“ Điều ta biết có giới hạn
Điều ta chưa biết là vô hạn’’
                                             (Laplace)
 Yêu cầu: hs viết đoạn văn diễn dịch.
HS thực hiện yêu cầu bt.
HS cả lớp nhận xét.
GV sửa chữa, bổ sung.
Thế nào là sách tốt ? Đó là những cuốn sách phản ánh chính xác quy luật của tự nhiên và của đời sống xã hội. Chúng giúp con người ta hiểu rõ về số phận của mình để có ý thức đúng về nghĩa vụ của mình trong đời sống. Một cuốn sách tốt phải giúp cho các dân tộc hiểu biết nhau hơn. Nó phải ca ngợi sự công bằng và tình hữu nghị giữa các dân tộc.Nó phải khiến cho con người thêm tự hào về mình, thêm vững tin ở cuộc sống để chiến đấu cho cuộc sống mỗi ngày một hợp lí và hạnh phúc hơn. Nó phải khiến cho tâm hồn con người trở nên phong phú hơn,độ lượng hơn, trong sáng hơn.

BT 3. Câu nào sau đây không phù hợp  với việc phát triển luận điểm: Nhân nghĩa là đạo lí, là tình thương giữa con người với nhau.
A. Nhân nghĩa là khái niệm đạo đức của Nho gia.
B. Chữ nhân vốn có nội dung rất rộng.
C. Hạt nhân của chữ nhân là chỉ sự tương thân, tương ái giữa con người với nhau.
D. Muốn giữ gìn đất nước phải giữ gìn nền văn hóa, văn minh của dân tộc.
E. Chữ nhân của Nho gia thể hiện khuynh hướng trọng dân, nghĩa là đối với dân phải khoan dung, nhân ái.
G. Nghĩa là hợp với lẽ phải, với đạo lí.
H. Nghĩa theo tư tưởng tích cực của Nho gia là lấy lợi ích của nhân dân, của dân tộc làm gốc.
Hs diễn đạt thành đoạn văn diễn dịch hoặc quy nạp để làm rõ luận điểm: Nhân nghĩa là đạo lí, là tình thương giữa con người với nhau.
HS thực hiện yêu cầu bt.
HS cả lớp nhận xét.
GV sửa chữa, bổ sung.
	II. Luyện tập.
BT1 . Kết đoạn có thể có hoặc không:
“ Lúc bấy giờ, các bạn muốn vui chơi nữa liệu có được không”












Đoạn văn.
Sau này khi lớn lên, các bạn sẽ sống trong thời đại mà trình độ khoa học – kĩ thuật và văn hóa nghệ thuật ngày một nâng cao. Trong xã hội ấy, làm việc gì cũng cần phải có tri thức, các bạn muốn có tri thức thì phải chăn học từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Do đó, nếu thiếu hụt tri thức,con người sẽ dễ dàng lâm vào những quyết định sai lầm,dẫn đến nhiều hậu quả khôn lường.Thêm vào đó sự thiếu hụt tri thức khiến cho xã hội không thể phát triển,đất nước không thể vươn lên tầm cao mới để sánh vai cùng các cường quốc khác trong và ngoài  khu vực, điều đó là một tổn thất vô cùng to lớn.









BT2 . “Đọc sách là công việc vô cùng bổ ích, vì nó giúp ta hiểu biết thêm về đời sống’’














Đoạn văn.
Sách còn giúp người đọc phát hiện ra chính mình, hiểu rõ mình là ai giữa vũ trụ bao la này, hiểu mỗi người có mối quan hệ như thế nào với người khác, với tất cả mọi người trong cộng đồng dân tộc và cộng đồng nhân loại này. Sách giúp người đọc hiểu được đâu là hạnh phúc, đâu là nỗi khổ của mỗi người và phải làm gì để sống cho đúng và đi tới một cuộc đời thật sự. Sách mở rộng những chân trời ước mơ và khát vọng…






BT3. Đoạn văn triển khai luận điểm.
 Nhân nghĩa là đạo lí, là tình thương giữa con người với nhau.
   Nhân nghĩa là đạo lí, là tình thương giữa con người với nhau. Nhân nghĩa là khái niệm đạo đức của Nho gia. Chữ nhân vốn có nội dung rất rộng. Hạt nhân của chữ nhân là chỉ sự tương thân, tương ái giữa con người với nhau. Chữ nhân của Nho gia thể hiện khuynh hướng trọng dân, nghĩa là đối với dân phải khoan dung, nhân ái. Nghĩa là hợp với lẽ phải, với đạo lí. Nghĩa theo tư tưởng tích cực của Nho gia là lấy lợi ích của nhân dân, của dân tộc làm gốc.




    
4.Củng cố, dặn dò:
  - Về nhà xem lại nội dung bài học. 
  - Viết lại bài hoàn chỉnh.
 - Làm bài tập:  Viết đoạn văn triển khai luận điểm.“Học phải kết hợp với làm bài tập thì mới hiểu bài’’
5. Rút kinh nghiệm:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
************************************************************

   Tuần 32.                                                                                                   Ngày soạn: 30/3/
   TIẾT 53,54                                                                                              Ngày dạy:    02/4/
ÔN TẬP VB   THUẾ MÁU
                           ( Trích: Bản án chế độ thực dân Pháp)    (Nguyễn Ái Quốc)              
   I. Mục tiêu:
1. Kiến thức : Giúp HS củng cố, mở rộng và nâng cao kt về vb: Thuế máu.
2. Kó naêng: Rèn kỹ năng tìm hiểu, phân tích vb.
  II. Chuẩn bị:                            
1. Tài liệu tham khảo : SGK, SGV, NVNC.
2. Phương pháp : Nêu vñ, giảng giải, đàm thoại, thảo luận.
3. Đồ dùng DH : 
  III. Tiến trình lên lớp: 			
1. Ổn định lớp : 		    
2. Bài mới:
Lần đầu tiên không chỉ ở Việt Nam có một bản án với nội dung phong phú, súc tích, với quan điểm chính trị tiên tiến nhất thời đại, và những lập luận, chứng cứ hết sức hùng hồn, sắc bén đối với CN thực dân. Để củng cố nội dung, ta tìm hiểu tiếp bài học.
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung

	 * HĐ 1: HS nhắc lại nd kiến thức.
HS nhắc  lại vài nét cơ  bản về tg, tp.
HS nhắc lại nd. GV chốt.
Lên án CN thực dân Pháp là một trong những chủ đề quan trong hàng đầu đối với lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn hoạt động CM những năm 20 của TK 20.
Khái quát về nội dung và nghệ thuật của bài thơ?
=> Chính quyền thực dân đã biến người dân nghèo khổ ở các xứ thuộc địa thành vật hi sinh để phục vụ lợi ích cho mình trong những cuộc chiến tranh phi nghĩa tàn khốc. Tác giả đã vạch trần bộ mặt ấy bằng ngòi bút trào phúng sắc sảo.
NT: châm biếm, đã kích.
* HĐ 2: HD HS luyện tập.
BT 1 . Nhận xét về bố cục của đoạn trích thuế máu.
Các phần được sắp xếp theo trình tự nào?
Trình tự này có ý nghĩa và tác dụng ra sao?
HS thực hiện yêu cầu bt.
Gọi hs lên bảng làm bt.
HS cả lớp nhận xét.
GV sửa chữa, bổ sung.
BT 2. Em hiểu như thế nào về thể loại phóng sự điều tra? Chương Thuế máu đã đáp ứng yêu cầu, thể hiện sức mạnh của 
thể loại này ra sao?
HS thực hiện yêu cầu bt.
Gọi hs lên bảng làm bt.
HS cả lớp nhận xét.
GV sửa chữa, bổ sung.


BT 3 . Nhận xét về cách xây dựng hình ảnh, giọng điệu của tác phẩm.
Hình ảnh có tính chất ra sao?
Các hình ảnh ấy có mang lí lẽ không?
Những hình ảnh ngoài châm biếm còn thể hiện điều gì?
Gắn với hình ảnh, ngô từ của tác phẩm ra sao?
Về giọng điệu giễu cợt mĩa mai được thể hiện qua những chi tiết nào?
Ngoài giọng điệu mĩa mai còn có giọng điệu nào được tác giả làm nổi bật lên nữa?
=> Giọng điệu phản bác mạnh mẽ(ở cuối phân II).
HS thực hiện yêu cầu bt.
Gọi hs lên bảng làm bt.
HS cả lớp nhận xét.
GV sửa chữa, bổ sung.
Bài 4: Tại sao tgiả lại gọi chế độ bắt lính của chủ nghĩa TD là “chế độ lính tình nguyện”? Các biện pháp, thủ đoạn bắt lính của cquyền TD được thực hiện như thế nào?










Bài 5: Trong phần “Kết quả của sự hi sinh”, người dân thuộc địa được gì, mất gì? Em có nhận xét ntn về bộ mặt thật của cquyền TD đối với họ khi chiến tranh kết thúc?














Bài 6: Chứng minh rằng: Một trong những y/tố tạo nên sức hấp dẫn của “Thuế máu” là NT châm biếm, trào phúng sắc sảo?

	I. Kiến thức.
1.Tác giả, tác phẩm.
          

2. Nội dung và nghệ thuật.
     




  





II. Luyện tập.

BT 1 . Bố cục của đoạn trích.
3 phần của chương Thuế máu đã được bố cục theo trình tự thời gian: trước, trong và sau khi chiến tranh xãy ra.
Bộ mặt giả nhân, giả nghĩa trơ trẽn, bản chất tàn bạo của chính quyền thực dân Pháp được bộc lộ rõ nét.

BT 2. Phóng sự điều tra: 
Là một thể của kí, nhằm phản ánh kịp thời những vấn đề có tính thời sự, tìm hiểu và đưa ra những cứ liệu xác thực để người đọc nhận thức, hiều vấn đề.
Vấn đề mà chương Thuế máu đưa ra: vạch trần bộ mặt giả nhân, giả nghĩa trơ trẽn, bản chất tàn bạo của chính quyền thực dân Pháp.

BT 3. Cách xây dựng hình ảnh, giọng điệu tác phẩm.

- Trước hết những hình ảnh được xây dựng đều có tính xác thực, phản ánh chính xác thực trạng.
- Vừa xác thực, các hình ảnh đậm chất châm biếm, nhiều hình ảnh mỉa mai.
- Ngôn từ trào phúng, mỉa mai: con yêu, bạn hiền…
- Giọng điệu giễu cợt, mỉa mai, phản bác mạnh mẽ…



	



Bài 4: Gọi chế độ bắt lính của chủ nghĩa TD là “chế độ lính tình nguyện” cũng là cách nói mỉa mai vì chẳng ai “tình nguyện”. Thực chất, cquyền TD đã sử dụng các loại mánh khoé khác nhau để bắt lính:
- Lùng sục, vây bắt, cưỡng bức.
- Lợi dụng chiến tranh để xoay xở tiền bạc đối với con cái nhà giàu.
- Sẵn sàng đối xử tàn bạo đối với những người chống đối.
  Trong thực tế, cquyền TD rất tàn bạo, nhưng bề ngoài, chúng luôn dùng các mĩ từ để lừa bịp ( thể hiện rõ nhất trong lời bố cáo của phủ toàn quyền Đông Dương).
Bài 5: Người dân thuộc địa chẳng được gì mà chỉ chịu nhiều mất mát, thương đau:
- Họ lập tức trở lại vị trí “bẩn thỉu” ban đầu.
- Bị lột tất cả của cải và bị đối xử như súc vật.
- Chính quyền TD phạm tội đầu độc con người khi đền bù thiệt hại chiến tranh” bằng cách “cấp môn bài bán lẻ thuốc phiện”.
Những chi tiết trên đây đã vạch trần bộ mặt tàn bạo của cquyền TD. Không những thế, tgiả còn phân tích cụ thể việc cấp môn bài bán lẻ thuốc phiện của CNTD: chỉ một việc nhưng đã phạm tới 2 tội ác đối với nhân loại.
Tóm lại, bản chất của CNTD không hề thay đổi: tàn ác, giả dối, coi thường tính mạng của nhân dân, tìm mọi cách để củng cố quyền lợi ích kỉ của chúng.
 Bài 6: NT châm biếm, trào phúng được NAQ sử dụng rất hiệu quả. Điều đó thể hiện qua các phương diện:
- Hình ảnh sinh động, giàu sức biểu đạt.
- Hệ thống từ ngữ mỉa mai, giễu cợt, châm biếm được sử dụng với mật độ dày đặc.
- Giọng điệu trào phúng đặc sắc.
BT7: Nêu suy nghĩ của em về số phận của người dân thuộc địa qua văn bản  Thuế máu?



     4.Củng cố, dặn dò:
     - Về nhà xem lại nội dung bài học.  
     - Làm bài tập:  
5. Rút kinh nghiệm:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
************************************************************
TUẦN 33                                                                                              Ngày soạn:  6 /4/
Tiết 55,56                                                                                              Ngày dạy:  9 /4/
TÌM HIỂU YẾU TỐ TỰ SỰ VÀ MIÊU TẢ
TRONG VĂN NGHỊ LUẬN
     
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức : Giúp HS củng cố, mở rộng và nâng cao kt về văn nghị luận có yếu tố tự sự và miêu tả. 
2. Kó naêng: - Rèn kỹ năng vận dụng yếu tố tự sự và miêu tả vào văn nghị luận.
                   Rèn luyện kĩ năng lập dàn ý, viết bài văn nghị luận xã hội
II. Chuẩn bị:                            
1. Tài liệu tham khảo : SGK, SGV, NVNC.
2. Phương pháp : Nêu vñ, giảng giải, đàm thoại, thảo luận.
3. Đồ dùng DH : 
III. Tiến trình lên lớp: 			
1. Ổn định lớp : 		    8A1 …………
                 8A2…………
2.  Bài cũ: 
3.  Bài mới:
Yếu tố tự sự và miêu tả cần thiết trong bài văn nghị luận, giúp người đọc, nghe nhậ thức nội dung nghị luận một cách dễ dàng, với yếu tố biểu cảm có tác dụng ntn trong bài văn nghị luận? Để củng cố nội dung, ta tìm hiểu nội dung bài học.
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung

	 * HĐ 1: HS nhắc lại nd kiến thức.
Trong bài văn nghị luận yếu tố tự sự và miêu tả có tác dụng gì?
=> Giúp cho việc trình bày luận cứ trong bài văn rõ ràng cụ thể, sinh động hơn.
Khi đưa yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận cần chú ý điều gì?
=> Phải phục vụ cho việc làm rõ luận điểm., không phá vơ mạch nghị luận.
* HĐ 2: HD HS luyện tập.
Hãy lập dàn ý và viết đoạn văn nghị luận làm rõ tác hại của một trong các tệ nạn xã hội sau đây:
1. Tiêm chích ma túy.
2. Nghiện mạng xã hội fecebook.
3. Hiện tượng nói tục chửi thề của học sinh.
· Các đề nêu trên thuộc kiể bài nghị luận nào?
· Nghị luận xã hội, bàn về các sự việc hiện tượng trong đời sống xã hội.
*Lưu ý:
- Để làm bài văn nghị luận xã hội cần lưu ý:
* MB:- Gioi thiệu vấn đề nghị luận
          - Nêu nhận xét, suy nghĩ chung…
*TB:
- Giải thich thuật ngữ…
- Thực trạng, biểu hiện
- Nguyên nhân
- Hậu quả..
- Giải pháp…
*KB:- Nêu suy nghĩ chung
         - Lời kêu gọi
Yêu cầu 1:
Hãy viết phần mở bài và đoạn văn phần thân bài cho các đề trên.
Yêu cầu 2:
Hãy viết bài văn phần thân bài cho các đề trên.(Khá, giỏi)
HS thực hiện yêu cầu bt.
Gọi hs đọc phần mình đã chuẩn bị.
HS cả lớp nhận xét.
GV sửa chữa, bổ sung.


	I. Kiến thức cơ bản.

Yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận.

Giúp văn nghị luận có sức thuyết phục hơn.


II. Luyện tập.
Bài tập:Hãy lập dàn ý và viết bài văn nghị luận làm rõ tác hại của một trong các tệ nạn xã hội sau đây:
4. Tiêm chích ma túy.
5. Nghiện mạng xã hội fecebook.
6. Hiện tượng nói tục chửi thề của học sinh.

* MB:- Gioi thiệu vấn đề nghị luận
          - Nêu nhận xét, suy nghĩ chung…
*TB:
- Giải thich thuật ngữ…
- Thực trạng, biểu hiện
- Nguyên nhân
- Hậu quả..
- Giải pháp…
*KB:- Nêu suy nghĩ chung
         - Lời kêu gọi




4. Củng cố và dặn dò :
Yếu tố tự sự và miêu tả có vai trò ntn trong văn nghị luận?	
Học bài cũ, chuẩn bị bài: Tìm hiểu yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận(tt)
5. Rút kinh nghiệm:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
*****************************************************************





















Tuần 27/Tiết 131         TLV       TÌM HIỂU YẾU TỐ TỰ SỰ VÀ                  
NS:                     MIÊU TẢ TRONG VĂN NGHỊ LUẬN (TT)	                                               
ND:     
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức : Giúp HS củng cố, mở rộng và nâng cao kt về văn nghị luận có yếu tố tự sự và miêu tả. 
2. Kó naêng: Rèn kỹ năng vận dụng yếu tố tự sự và miêu tả vào văn nghị luận.
II. Chuẩn bị:                            
1. Tài liệu tham khảo : SGK, SGV, NVNC.
2. Phương pháp : Nêu vñ, giảng giải, đàm thoại, thảo luận.
3. Đồ dùng DH : Bảng phụ.
III. Tiến trình lên lớp: 			
1. Ổn định lớp : 		    8A1 ………………………………………
                 8A2……………………………………….
2.  Bài cũ: 
3.  Bài mới:
Chỉ nghị luận đơn thuần thì bài viết, nói sẽ khô khan, để tránh được điểm này trong bài văn nghị luận ta thường đưa yếu tố tự sự và mt vào bài văn. Yếu tố tự sự và miêu tả cần thiết trong bài văn nghị luận, giúp người đọc, nghe nhậ thức nội dung nghị luận một cách dễ dàng, với yếu tố biểu cảm có tác dụng ntn trong bài văn nghị luận? Để củng cố nội dung, ta tìm hiểu nội dung bài học.
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung

	* HĐ 2: HD HS luyện tập.
BT. Em phải viết một bài văn nghị luận tham gia cuộc trao đổi về đề tài: 
Mọi người(trong gia đình, nhà trường và xã hội) đã sống vì em. Vậy em cũng phải biết sống vì mọi người.
Em sẽ nêu ra trong bài viết ấy những luận điểm nào?
Gv HD Hs trả lời câu hỏi.
? Vì sao có thể nói rằng mọi người trong gia đình đã sống hết mình vì em?
=> Mọi người đã nuôi nấng, dạy bảo, giúp đỡ em về vật chất lẫn tinh thần…
? Vì sao khi mọi người đã sống hết lòng vì em thì em cũng phải sống hết lòng vì mọi người?
=> Lòng biết ơn đối với mọi người.
? Để thật sự sống vì mọi người thì em phải làm những việc ntn?
=> Thể hiện qua lời nói, những việc làm cụ thể.
Hãy diễn đạt một trong những luận điểm đó thành một đoạn văn nghị luận, trong đó có yếu tố tự sự và miêu tả được đưa vào một cách hợp lí để tăng tính thuyết phục.
HS thực hiện yêu cầu bt.
HS cả lớp nhận xét.
GV sửa chữa, bổ sung.
Hs đọc tư liệu.

	II. Luyện tập.

BT. Đoạn văn nghị luận để trình bày luận điểm:
Mọi người (trong gia đình, nhà trường và xã hội) đã sống vì em. Vậy em cũng phải biết sống vì mọi người.
Hệ thống luận điểm:
Trong gia đình mọi người đã sống hết lòng vì em, đã nuôi nấng, chăm sóc, giáo dục và giúp đỡ em từ vật chất đến tinh thần.
Mọi người đã hết lòng vì em, yêu thương em, vì em là con em trong gia đình.
Em rất cảm động va 2biết ơn đối với mọi người trong gia đình. 
Vì thế em phải biết sống vì mọi người không chỉ băng lời nói mà còn qua hành động cụ thể.



4. Củng cố và dặn dò :
Yếu tố tự sự và miêu tả có vai trò ntn trong văn nghị luận?	
Học bài cũ, chuẩn bị bài: Tìm hiểu yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận(tt)
5. Rút kinh nghiệm:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................







